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Mục tiêu:  

  1. Mô tả chuyển động cơ học và tính tương đối của chuyển động .Nêu được ví dụ về chuyển động thẳng,chuyển độmg cong.

  2. Biết vận tốc là đại lượng biểu diễn sự nhanh, chậm của chuyển động.Biết cách tính vận tốc của chuyển động đều và vận tốc trung bình của chuyển động không đều.

  3. Nêu được ví dụ về TD của lực làm biến đổi vận tốc. Biết cách biểu diễn lực bằng véc tơ.

  4. Mô tả sự xuất hiện lực ma sát. Nêu được một số cách làm tăng và giảm ma sát trong đời sống và kĩ thuật.

  5. Mô tả sự cân bằng lực. Nhận biết tác dụng của lực cân bằng lên 1 vật đang chuyển động. Nhận biết được hiện tượng quán tính và giải thích được 1 số hiện tượng trong đời sống và kĩ thuật bằng khái niệm quán tính.

  6. Biết áp suất là gì và mối quan hệ giữa áp suất, lực tác dụng và diện tích tác dụng.Giải thích được 1 số hiện tượng tăng, giảm áp suất trong đời sống hằng ngày.

  7. Mô tả TN chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng và áp suất khí quyển. Tính áp suát chất lỏng theo độ sâu và TLR của chất lỏng. Giải thích nguyên tắc bình thông nhau.

  8. Nhận biết lực đẩy ác-si-mét và biết cách tính độ lớn của lực này theo trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần ngập trong chất lỏng. Giải thích sự nổi và điều kiện nổi.

  9. Phân biệt khái niệm công cơ học và khái niệm công dùng trong đời sống. Tính công theo lực và quãng đường dịch chuyển. Nhận biết sự bảo toàn công trong 1 số loại máy cơ đơn giản,từ đó suy ra định luật về công áp dụng cho các máy cơ đơn giản.

  10. Biết ý nghĩa của công suất. Biết sử dụng công thức tính công suất để tính công suất, công và thời gian.

  11. Nêu ví dụ chứng tỏ mọi vật chuyển động có động năng, một vật trên cao có thế năng, một vật đàn hồi bị dãn hay nén cũng có thế năng.Mô tả sự chuyển hóa giữa động năng, thế năng và sự bảo toàn cơ năng.

Ngày soạn: 10/ 8/ 2011                              

Ngày giảng:                                   Tiết 1: Chuyển động cơ học.
i. Mục tiêu: ( Chuẩn kiến thức-kỹ năng)
    - Nêu được dấu hiệu để nhận biết chuyển động cơ. Nêu được ví dụ về chuyển động cơ.

    - Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ.

II. chuẩn bị: Tranh vẽ hình 1.1; 1.2 và 1.3 trong SGK phóng to.
III. Phương pháp: Quan sát, phân tích, khái quát, rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(2 phút): ổn định. Đặt vấn đề nghiên cứu về chuyển động cơ học. 

(Nghe câu hỏi tình huống.

(Dự đoán:

*Hoạt động 2(13 phút):Tìm hiểu một vật chuyển động hay đứng yên?
(Thảo luận  nhóm trả lời C1
(Đưa ra phương án trả lời: 

+¤ tô chuyển động xa dần cột điện bên đường.

+¤ tô chuyển động vì vị trí của nó thay đổi.

+¤ tô đứng yên vì vị trí của nó không thay đổi.

+So sánh vị trí của ô tô với cột điện.

…….

+Để biết 1 vật chuyển động hay đứng yên ta dựa vào vật mốc.

+ Khi vị trí của vật so với vật mốc thay  đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với mốc. Chuyển động này gọi là chuyển động cơ học
(Nêu kết luận và lấy ví dụ về vật đứng yên, vật chuyển động so với vật mốc.

*Hoạt động 3(10 phút):Tìm hiểu về tính tương đối của CĐ và đứng yên so với vật mốc. 

( Thảo luận theo nhóm  câu C4, C5 =>thống nhất, lên bảng điền từ: “Đối với vật này” “Đứng yên.”
(Nêu ví dụ: 

+Người ngồi trên thuyền đang trôi theo dòng nước.

+Người ngồi trên thuyền đứng yên so với thuyền nhưng lại chuyển động so với bờ.

(Trả lời câu hỏi C8, rút ra nhận xét: 

+Trạng thái đứng yên hay chuyển động của vật có tính tương đối. 

+Mặt trời thay đổi vị trí so với 1 điểm mốc gắn với trái đất. Vì vậy có thể coi mặt trời chuyển động khi lấy mốc là trái đất.

 *Hoạt động 4(5 phút):Tìm hiểu một số chuyển động thường gặp. 
( Từng HS quan sát hình 1.3 sgk trả lời câu hỏi:

+ Đường mà vật chuyển động vạch ra gọi là quỹ đạo của CĐ.

*Hoạt động 5(13 phút):Củng cố, vận dụng.

(Từng HS, trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức bài học.

(Thảo luận, trả lời  C10; C11
(Tự đánh giá kết quả học tập của mình  qua việc nhận xét bài của bạn.
*Hoạt động 6(2 phút):Tổng kết bài học, giao nhiệm vụ học ở nhà.

+ Học, làm bài tập bài 1 /(SBT)

+Đọc mục có thể em chưa biết.

+Đọc trước bài 2( vận tốc).
	(Nêu câu hỏi:

“ Mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây. Như vậy có phải mặt trời chuyển động còn trái đất đứng yên không?

(Yêu cầu cả lớp thảo luận theo nhóm.

(Gợi ý bằng cách đặt câu hỏi:

+Làm thế nào để biết ô tô đang chuyển động hay đứng yên?

+Tại sao em lại cho là ô tô chuyển động hay đứng yên?

+ Ta căn cứ vào yếu tố nào để biết vật chuyển động hay đứng yên?

+Làm thể nào để biết được 1 chiếc thuyền trên sông chuyển động hay đứng yên? Đám mây trên trời chuyển động hay đứng yên?

+Để biết 1 vật chuyển động hay đứng yên ta dựa vào vật nào?

(Gợi ý, đưa ra khái niệm vật mốc. là những vật gắn với trái đất như: nhà cửa, cây cối, cột cây số…

(Cho HS lấy ví dụ về chuyển động cơ học, chỉ rõ vật làm mốc.
(Yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát hình 1,2 SGK.

( Yêu cầu HS điền từ ghi sẵn câu C6 hoàn thành KL.
( Nêu câu hỏi C7. Cho HS lấy ví dụ.

(Yêu cầu HS trả lời câu C8:

+Em hãy chỉ ra vật CĐ so với vật này nhưng so với vật khác là đứng yên?

(Cho HS quan sát hình, nêu câu hỏi:

+Hãy phân biệt chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn trong hình 1.3( sgk)?

+ Thế nào là quĩ đạo của chuyển động?

( Nêu câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

+Thế nào là chuyển động cơ học? Cho ví dụ.

+Tại sao người ta nói chuyển động hay đứng yên có tính chất tương đối?

(Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm câu C10; C11.

(Yêu cầu 3 đến 4 HS trả lời câu hỏi C10 và C11.
(Nhận xét giờ học.

(GV giao bài học sinh


	I. Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên?
+ Chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí theo thời gian của một vật so với vật mốc.

+ Người ta thường chọn vật gắn với mặt đất làm vật mốc.

II. Tính tương đối của chuyển động và đứng yên.
+ Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc. 

+Một vật có thể là CĐ đối với vật này nhưng lại đứng yên đối với vật khác.

II. Một số chuyển động thường gặp.

+ Chuyển động thẳng.

+ Chuyển động cong.

+ Chuyển động tròn.
IV.VËn dông. ( SGK)
C11: 

+ Khoảng cách từ vật tới vật mốc không thay đổi thì vật đứng yên, nói như vậy không phải lúc nào cũng đúng. Có trường hợp sai. 

+ VD như: Vật chuyển động tròn quanh vật mốc.

* Ghi nhớ.( SGK/ 7)




V. Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 15/ 8/ 2011                              
Ngày giảng:                                   Tiết 2: Vận tốc.
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
Kiến thức: Nêu được ý nghĩa của tốc độ là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động. Nêu được đơn vị đo của tốc độ.

Kĩ năng: -Sử dụng thành thạo công thức tốc độ của chuyển động
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 để giải một số bài tập đơn giản về chuyển động thẳng đều. Đổi được đơn vị km/h sang m/s và ngược lại.
Thái độ: Nghiêm túc, hợp tác.
II. chuẩn bị:   +Tranh vẽ tốc kế của xe máy, bảng phụ kẻ sẵn bảng 2.1(sgk)

                          + Đồng hồ bấm giây.

III. Phương pháp: Quan sát, phân tích, khái quát và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định - Kiểm tra bài cũ và đặt vấn đề nghiên cứu về vận tốc.

(Trả lời câu hỏi :

+ Sự thay đổi vị trí của 1 vật theo thời gian so với vật mốc gọi là chuyển động cơ học.

 + Một vật có thể là chuyển động so với vật này nhưng lại là đứng yên so với vật khác nên người ta nói chuyển động và đứng yên mang tính chất tương đối.

(Nhận xét bạn trả lời.

(Nghe câu hỏi tình huống. dự đoán:

*Hoạt động 2(25 phút): Tìm hiểu vận tốc. 

(Từng HS xử lí kết quả thông tin ở phần I. Thảo luận theo nhóm  C1,C2.
C1:Để biết ai nhanh ai chậm cần so sánh thời gian chạy trong cùng quãng đường chạy.

+Xếp thứ1:Hùng    ; Thứ 2:Bình

+Xếp thứ 3: An    ; Thứ 4: Việt

+ Xếp thứ 5: Cao.    

C2:Quãng đường trong 1 giây:

+An: 6m         +Bình: 6,32m

+Cao: 5,4m    +Hùng: 6,6m

+Việt: 5,7m
(Từng HS nêu khái niệm vận tốc, ý nghĩa vận tốc bằng cách hoàn thành câu hỏi  C3.
(Ghi kết luận vào vở. 

(Từng HS nêu công thức tính vận tốc. Từ công thức hãy suy ra cách tính quãng đường và thời gian? 

(Thực hiện C4 để tìm hiểu đơn vị vận tốc, dụng cụ đo vận tốc.

 ( Đại diện HS lên bảng hoàn thành bảng 2.2(Điền đơn vị thích hợp của vận tốc)
(Từng HS nêu được:

  1km/h = 0,28m/s

1m/s = 3,6km/h
*Hoạt động 3(13 phút): Vận dụng, củng cố . 

 (Từng HS thực hiện C5;C6; C7.
( Thảo luận theo nhóm  câu C5, C6. C7..

(Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét. 
(Từng HS trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức bài học.

 *Hoạt động 4(2phút): Hướng dẫn HS học ở nhà.
+Làm bài tập của bài 2.

+Học thuộc nội dung ở phần ghi nhớ.Đọc mục có thể em chưa biết.

+Đọc trước bài 3(sgk/11;12).
	(Nêu câu hỏi:

+Thế nào là chuyển động cơ học? Cho ví dụ.

+Tại sao người ta nói chuyển động hay đứng yên có tính chất tương đối?

(ĐVĐ “Ta đã biết  cách làm thế nào để nhận biết 1 vật chuyển động hay đứng yên?”
(Yêu cầu HS đọc thông tin phần I, qua sát bảng 2.1, trả lời C1; C2.                      
(Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+Làm thế nào để biết ai nhanh, ai chậm ?Hãy ghi kết quả xếp hạng của từng HS vào bảng 2.1.

 +Tính quãng đường mà mỗi HS chạy được trong 1 giây?

(Thông báo quãng đường trong 1 giây của mỗi HS gọi là vận tốc chạy của mỗi bạn.
( Nêu câu hỏi:

+Vận tốc là gì?

+Hãy cho biết vận tốc của bạn nào lớn nhất?

+Độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động? 

(ĐVĐ: “Để tính vận tốc của bất kì chuyển động nào ta làm thế nào?” 

(Yêu cầu HS đọc phần II và nêu công thức tính vận tốc.
(Cho học sinh hiểu ý nghĩa của từng chữ trong công thức. 

(Hướng dẫn HS tìm hiểu Đơn vị vận tốc- nêu câu hỏi:

+Vận tốc được tính bằng đơn vị gì?

+ Hãy cho biết đơn vị hợp pháp của vận tốc.”giữa đơn vị km/h và m/s có mối liên hệ như thế nào?

+ Đo vận tốc bằng dụng cụ gì?

(Giới thiệu tốc kế là dụng cụ để đo vận tốc.

(Yêu cầu HS vận dụng thực hiện C5;C6; C7.

(Tổ chức HS thảo luận C5;C6; C7. Gợi ý:

*C5: Đưa về so sánh vận tốc của ba chuyển động trong cùng 1 đơn vị thời gian?
*C6;C7:

+ Bài toáncho gì, hỏi gì? Tóm tắt bài toán bằng kí hiệu vật lý.

+ Muốn tính quãng đường khi biết vận tốc và thời gian ta áp dụng công thức nào?
 (Yêu cầu HS chốt kiến thức bài học qua câu hỏi:
+Vận tốc là gì?

+Độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động?

+Nêu công thức tính vận tốc? 

(Giao bài cho HS.
	I. Vận tốc là gì ?

+ Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.

+ Độ lớn của vận tốc được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong 1 đơn vị thời gian 

II. Công thức tính vận tốc:
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*Trong đó:

+ V là vận tốc. 

+S là quãng đường đi được.

+ t là thời gian đi hết quãng đường.

III. Đơn vị vận tốc: 
* Đơn vị hợp pháp của vận tốc là: m/s và km/h.

     1 km/h = 0,28 m/s.

* Dụng cụ đo vận tốc là tốc kế.

IV.VËn dông. 
C5: 

a, Vận tốc của ô tô là 36km/h. Điều đó cho ta biết 1 giờ ô tô đi được 36km.

b, VÔ TÔ= 36km/h = 10m/s.

 VTµu=10m/s;VXe§¹p = 3m/s
Vậy  ô tô và tàu hỏa chuyển động nhanh như nhau. Còn  người xe đạp  chuyển động chậm nhất.

C6: Vận tốc của tàu là:
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C7: 

+ Đổi 45phút = 2/3h

+ Quãng đường đi được là:

   S = V.t = 12.2/3 = 8km.

C8: ( HS về nhà giải)

* Ghi nhớ.( SGK) 


V. Rút kinh nghiệm:

Ngày soạn: 26/ 8/ 2011                      Tiết 3:   Chuyển động đều
Ngày giảng:                                        Chuyển động không đều
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
Kiến thức:- Phân biệt được chuyển động đều và chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.      - Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình.

Kĩ năng: - Xác định được tốc độ trung bình bằng thí nghiệm.

               - Tính được tốc độ trung bình của chuyển động không đều.
Thái độ: Nghiêm túc, hợp tác thực hiện TN và xử lÝ kết quả.
II. chuẩn bị:   +Bảng kết quả TN 3.1 và 1 số tranh ảnh về các chuyển động.                           

                          + Nhóm HS: Máng nghiêng, bánh xe, đồng hồ có kim dây.

III. Phương pháp: Quan sát, phân tích, khái quát và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định - Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập.

(Trả lời câu hỏi :

+ Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động

+ Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.

+Công thức tính vận tốc: v = S/t. 

(Nhận xét bạn trả lời. 

(Nghe câu hỏi tình huống, dự kiến trả lời.

*Hoạt động 2(15 phút): Tìm hiểu chuyển động đều – chuyển động không đều. 

(Đọc thông tin phần I. (sgk/11), nêu ĐN về chuyển động đều, chuyển động không đều. 

(Quan sát TN hình 3.1 tìm hiểu các bước tiến hành TN.

(Từng nhóm tiến hành TN, xử lí kết quả TN thảo luận  nhóm  C1,C2.
C1:CĐ trên máng nghiêng là ch­yÓn động không đều.

+ Trên đoạn đường DE, EF là cđ đều vì trong cùng thời gian như nhau trục lăn đựợc những quãng đường bằng nhau

C2: a. Là chuyển động đều.

      b,c,d là cđ không đều.
*Hoạt động 3(13 phút): Tìm hiểu về vận tốc TB của chuyển động không đều.
(Từng HS đọc thông tin phần II và thực hiện các việc ở câu C3.

- Vận tốc TB trên  

+Đoạn AB: 0,017m/s

+Đoạn BC: 0,05m/s.

+Đoạn CD: 0,08m/s.

+Trục bánh xe cđ nhanh dần.

(Tham gia thảo luận lớp  thống nhất ý đúng :

+ VTB = 
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 (Từng HS hoàn chỉnh  công thức tính VTB vào vở.

*Hoạt động 4(10 phút):Vận dụng, củng cố . 

(Từng HS thực hiện C4;5;6 .

+ Tóm tắt đầu bài theo kí hiệu vật lí.

+ Nêu phương pháp giải?
(Từng HS tham gia thảo luận, nhận xét bài của bạn, thống nhất câu trả lời đúng. Trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức bài học.

 *Hoạt động 5(2phút): Hướng dẫn HS học ở nhà.
+Làm bài tập bài 3( SBT). Học thuộc nội dung ở phần ghi nhớ.

+Đọc mục có thể em chưa biết(SGK/14)

+ Chuẩn bị bài 4(sgk/15;16).
	(Nêu câu hỏi:

+Độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động?Độ lớn vận tốc được tính như thế nào?

+Nêu công thức tính và đơn vị vận tốc?

(Nêu câu hỏi tình huống: 

“ Xét về chuyển động của 1 số vật: ¤ tô dời khỏi bến; chuyển động của 1 chiếc xe lăn xuống đất, chuyển động của đầu kim đồng hồ…Có điểm gì giống và khác nhau? ”
- Những chuyển động của từng vật trên được gọi là cđ gì?

(Yêu cầu HS đọc thông tin phần I. trả lời câu hỏi:
+Thế nào là chuyển động đều , chuyển động không đều? 

+Dựa vào định nghĩa hãy phân loại cđ trong các ví dụ trên?
(Yêu cầu HS quan sát hình 3.1 nêu cách tiến hành TN .

(Hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo nhóm và ghi kết quả vào bảng 3.1

(Tổ chức các nhóm xử lí kết quả TN -> trả lời C1; C2.

( Nêu câu hỏi:

+ Trên quãng đường nào chuyển động của trục bánh xe là đều và không đều?

+ Chuyển động của vật nào là đều, không đều? Trong 4 cđ (a,b,c,d)? 
(Yêu cầu HS đọc thông tin phần II và dựa vào kết quả ở bảng 3.1 trả lời C3.
+Tính quãng đường bánh xe lăn trong mỗi giây ứng với mỗi quãng đường AB,BC và CD.

+Nhận xét trục bánh xe chuyển động nhanh lên hay chậm đi? 

(Nêu câu hỏi : Muốn tính vận tốc TB trên cả quãng đường từ A đến D ta làm thế nào?

 (GV lưu ý HS không được dùng C.thức :
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 (Giới thiệu công thức tính vận tốc TB của cđ không đều. 

(Tổ chức HS thảo luận C4;C5; C6.

(Gợi ý:
C5 +Phải tính vận tốc trên quãng đường dốc, quãng đường bằng rồi tính vận tốc TB trên cả 2 quãng đường đó. 
C6: Tính quãng đường đoàn tàu đi được ta áp dụng công thức tính vận tôc?

(Yêu cầu HS chốt kiến thức bài học qua câu hỏi:
+Thế nào là chuyển động đều , chuyển động không đều? 

+Nêu công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều? 

(Giao bài cho HS.
	I. Định nghĩa.

*Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.

*Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.

II. Vận tốc trung bình của chuyển động không đều.
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*Trong đó:

+ VTB  là vận tốc TB

+S là quãng đường đi được.

+ t là thời gian đi hết quãng đường.

III.VËn dông. 
C4: a, Chuyển động của ô tô từ HN đến HPlà cđ không đều..
b,V= 50km/h vận tốc TB.

C5:VTB1 =
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Vận tốc TB trên cả 2 quãng đường:
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C6: Quãng đường đi được là: S =VTB.t= 30.5 = 150km.

C7: ( HS về nhà giải)

* Ghi nhớ.( SGK) 




V. Rút kinh nghiệm:

Ngày soạn: 05/ 9/ 2011                               
Ngày giảng:                                   Tiết 4:   biểu diễn lực.
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
Kiến thức: - Nêu được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật. Nêu được lực là một đại lượng vectơ.

Kĩ năng:  Biểu diễn được các lực đã học bằng véc tơ lực trên các hình vẽ. 

Thái độ: Rèn luyện tính độc lập, tính tập thể, tinh thần hợp tác trong học tập. 

II. chuẩn bị:   +Lớp: Tranh phóng to hình 4.2 và 4.3( SGK/15).                           

                          + Nhóm HS: Xe lăn, thanh thép, nam châm, giá ĐỠTN

III. Phương pháp: Thực nghiệm, quan sát, phân tÝch-Thực hành
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định - Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập.

(Trả lời câu hỏi :
(Nhận xét bạn trả lời.
(Nghe câu hỏi tình huống dự kiến trả lời:

*Hoạt động 2(10 phút):Tìm hiểu mối quan hệ giữa lực và sự thay đổi vận tốc.  

(Quan sát hình 4.1 và 4.2 

(Làm TN hình 4.1 theo nhóm

( Thảo luận, trả lời  câu C1

C1: + Nam châm hút sắt làm cho sắt gắn với xe chuyển động nhanh lên.

+ Lực tác dụng  của vợt vào quả bóng bàn làm cho quả bóng bị biến dạng.

+ Lực TD của quả bóng vào vợt làm vợt bị biến dạng.  

*Hoạt động 3(15 phút) Thông báo đặc điểm của lực và cách biểu diễn lực bằng véc tơ. 
(Đọc thông tin mục 1 của phần II và nêu đặc điểm của lực.

(Nghiên cứu thông tin mục 2, nêu cách biểu diễn lực.

(Nêu được khi biểu diễn lực phải thể hiện được 3 yếu tố.
*Hoạt động 4(10 phút):Vận dụng, củng cố . 

(Từng HS vận dụng kiến thức thực hiện câu C2.

( Ba HS lần lượt mô tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình 4.4(sgk/16)

(Nhận xét bài của bạn.

(Từng HS trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức bài học.

*Hoạt động 5 (5 phút): Hướng dẫn HS học ở nhà.

+ Làm bài tập 4.1-> 4.5.

+ Học thuộc nội dung ở phần ghi nhớ.
+Ôn k/niệm 2 lực cân bằng.
	(Nêu câu hỏi:

+Thế nào là chuyển động đều và chuyển động không đều?

+Nêu công thức tính vận tốc TB của chuyển động không đều?

+Lực là gì ? Nêu kết quả TD lực?.

(Nêu câu hỏi tình huống: 

“Lực có thể làm biến đổi chuyển động, mà vận tốc xác định độ nhanh, chậm và cả hướng của chuyển động. Vậy giữa lực và vận tốc có mối liên quan nào không? ”
(Treo tranh vẽ hình 4.1 và 4.2

(Yêu cầu HS quan sát hình 4.1; 4.2 và thực hiện TN hình 4.1 theo nhóm.

(Gọi đại diện HS trả lời C1
(ĐVĐ “ Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc. để biểu thị được các lực này người ta làm như thế nào?”

(Yêu cầu HS  đọc thông tin phần II.

(Nêu câu hỏi:

+Tại sao nói lực là một đại lượng véc tơ?Nêu các đặc điểm của lực?
+Người ta biểu diễn lực như thế nào? 

+Véc tơ lực và cường độ lực được kí hiệu như thế nào?

( Minh họa ví dụ( SGK/16) để củng cố cách biểu diễn lực.

(Yêu cầu HS thực hiện C2; C3.
(Gọi 2 HS lên bảng biểu diễn 2 lực theo yêu cầu C2,

( Hãy diễn tả bằng lời các lực vẽ ở hình 4.4

(Yêu cầu HS chốt kiến thức bài học qua câu hỏi:
+Tại sao nói lực là một đại lượng véc tơ? 

+Nêu cách biểu diễn lực?
(Giao bài cho HS.
	I. Ôn lại khái niệm lực.

*Lực có thể làm biến dạng, thay đổi chuyển động của vật.

II. Biểu diễn lực.  
1.Lực là một đại lượng vÐct¬. vì nó có điểm đặt, có độ lớn, có phương và chiều. 

+Ba đặc điểm của lực:

   -Điểm đặt.

   - Phương, chiều 

   - Độ lớn           

2. Cách biểu diễn và kí hiệu véc tơ lực.

*Biểu diễn véc tơ lực bằng 1 mũi tên có:

- Gốc: là điểm đặt lực.

- Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực.

- Độ dài biểu thị cường độ của lực.
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*Kí hiệu+ Véc tơ lực: F 

              +Cường độ lực: F

III.VËn dông. 
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C2:
F = 15000N

                             P = 50N

C3:

*Hình c: Điểm đặt tại C

+Phương nghiêng 1 góc 300so với phương ngang, chiều hướng lên trên.

+cường ®é:F3= 30N


V. Rút kinh nghiệm:

Ngày soạn: 10/ 9/ 2011                             
Ngày giảng:                                   Tiết 5: Sự cân bằng lực – quán tính.
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
Kiến thức: - Nêu được ví dụ về tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động.
                  - Nêu được quán tính của một vật là gì?

Kĩ năng: Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan đến quán tính.

Thái độ:  Rèn luyện tính độc lập, tính tập thể, tinh thần hợp tác trong học tập.
II. chuẩn bị:   + GV: Vẽ to tranh hình 5.1 và 5.2.                           

                          + Dụng cụ làm thí nghiệm: Máy Atút, 2 quả nặng

III. Phương pháp: Thực nghiệm,quan sát, phân tích, khái quát hóa và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định - Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập.

(Trả lời câu hỏi :
(Nhận xét câu trả lời của bạn

(Nghe câu hỏi tình huống.

(Dự kiến trả lời:

*Hoạt động 2(20 phút):Tìm hiểu về lực cân bằng 

( Từng HS đọc thông tin mục 1 và quan sát hình 5.2 để trả lời câu hỏi C1
C1: Quả cầu có 2 lực: Trọng lực P, lực căng T(P = T = 0,5N

+ Quả bóng có  2 lực: Trọng lực P, lực đẩy Q (P = Q = 3N)

+ Quyển sách có 2 lực: Trọng lực P, lực đẩy Q (P = Q = 5N)

( Từng HS biểu diển các lực của mỗi vật vào vở và chốt lại đặc điểm của hai lực cân bằng.

( Nghe GV nêu  tình huống và dự đoán:…….
(Tìm hiểu dụng cụ và cách tiến hành TN kiểm tra dự đoán.

(Từng HS quan sát TN (do gv làm), tham gia thảo luận lớp hoàn thành câu hỏi C2; C3; C4.C5.
C2: Quả A chịu TD của 2 lực trọng lực PA và sức căng T của dây hai lực này cân bằng.

C3:Thêm vật A/ lên A lúc này PA+PA/ lớn hơn T nên AA/ chuyển động đi xuống, còn B chuyển động đi lên.

C4:Quả A chuyển động qua lỗ K thì A/ bị giữ lại khi đó lực TD lên A chỉ còn PA và T nhưng A vẫn tiếp tục chuyển động thăng đều.

C5: Một vật đang cđ nếu chịu tác dụng của các lực cân bằng thì sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

*Hoạt động 3(5 phút).Tìm hiểu về quán tính. 

(Đọc thông tin phần II suy nghĩ và ghi nhớ dấu hiệu của quán tính. “ Khi có lực tác dụng thì vật không thể thay đổi vận tốc ngay được.”

*Hoạt động 4(13 phút):Vận dụng, củng cố . 

(Từng HS vận dụng làm câu C6; C7; C8.Tham gia thảo luận lớp thống nhất, ghi vở.

(Từng HS trả lời câu hỏi của GV,chốt lại kiến thức.

+ Một vật đang chuyển động chịu tác dụng của 2 lực cân bằng sẽ như thế nào?

+Tại sao khi có lực TD vào vật thì vật lại không thể thay đổi vận tốc 1 cách đột ngột được.

*Hoạt động5(2 phút): Hướng dẫn HS học ở nhà.

+Học và làm bài tập bài 5.

+Đọc phần có thể em chưa biết(SGK/20)
+Chuẩn bị  bài 6(sgk/21;22).
	(Nêu câu hỏi:

+ Tại sao người ta nói lực là một đại lượng véctơ? Nói lực kéo một vật F = 30N là nói đến yếu tố nào của lực?

+ Người ta biểu diễn lực như thế nào? 

+ Thế nào là hai lực cân bằng?
(Nêu câu hỏi tình huống: 

“ Ta đã biết một vật đang đứng yên chịu tác dụng  của hai lực cân bẳng sẽ tiếp tục đứng yên. Vậy, một vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ như thế nào? 
(Treo tranh vẽ hình 5.2

(Yêu cầu HS quan sát hình 5.2 và nêu câu hỏi:

+ Kể tên các lực tác dụng lên quyển sách, quả cầu, quả bóng?

+ Nhận xét về điểm đặt, phương, chiều, cường độ của 2 lực cân bằng?

(Gọi 3 HS lên bảng biểu diển  các lực tác dụng vào 3 vật. 

(ĐVĐ “ Khi có tác dụng hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động thì có hiện tượng gì xảy ra đối với vật? Hãy dự đoán.

(Giới thiệu dụng cụ,cách tiến hành TN kiểm tra “Máy Atút” 

(Tiến hành TN yêu cầu HS quan sát.

(Tổ chức lớp thảo luận các câu hỏi C2, C3,C4.C5
*Nhận xét các lực TD vào quả cầu A:  + khi chưa và sau khi  để quả A/  vào A  ?
+Khi  A/ bị giữ lại?

*Nhận xét về sự chuyển động của A sau khi A/ bị giữ lại?

(Yêu cầu HS rút ra kết luận(Hoàn thành câu C5 ). 

(Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin phần II. 

(Chốt lại nhận xét: Khi có lực tác dụng vào, vật không thể thay đổi vận tốc ngay lập tức vì mọi vật có quán tính.  

( Yêu cầu HS nêu ví dụ.
(Yêu cầu HS thực hiện C6;7;8.

(Tổ chức lớp thảo luận câu C6; C7, C8.
(GV: Chốt lại kiến thức bài học:

+Dưới tác dụng của hai lực cân bằng một vật đang chuyển động vẫn chuyển động thẳng đều.
+Dưới TD của lực mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột vì vật có quán tính. 
(Giao bài cho HS.
	I. Lực cân bằng.

1. Hai lực cân bằng là gì?

Hai lực cân  bằng là hai lực cùng phương, ngược chiều, cùng cường độ và cùng tác dụng vào 1 vật.

2. Tác dụng của hai lực cân bằng lên 1 vật đang chuyển động. 

a) Dự đoán:

Vật vẫn tiếp tục chuyển động.

b) Thí nghiệm kiểm tra.
c) Kết luận:

Một vật đang chuyển động  mà chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. 

II. Quán tính.

1) Nhận xét.

Khi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì mọi vật có quán tính.

2) Vận dụng.

C6:: Búp bê đang đứng ở trên xe. Bớt chợt đẩy xe chuyển độngvề trước thì búp bê sẽ ngã về phía sau. Vì khi xe cđ, chân búp bê chuyển động cùng với xe, còn thân và đầu búp bê chưa kịp chuyển động nên ngã về sau.

C7: Tương tự như C6.

C8: HS về nhà hoàn chỉnh.  




V. Rút kinh nghiệm:

Ngày soạn: 15/ 9/ 2011                              
Ngày giảng:                                         Tiết 6: Lực ma sát.
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
Kiến thức: - Nêu được ví dụ về lực ma sát trượt ;ví dụ về lực ma sát lăn, lực ma sát nghỉ.

Kĩ năng: Đề ra được cách làm tăng ma sát có lợi và giảm ma sát có hại trong một số trường hợp cụ thể của đời sống, kĩ thuật.

Thái độ: Nghiêm túc, hợp tác thực hiện TN và xử lÝ kết quả. vận dụng lợi ích của lực ma sát vào thực tế cuộc sống.
II. chuẩn bị:   + Nhóm HS: Lực kế; miếng gỗ;  quả cân; tranh vòng bi

                          + GV: Tranh vẽ to hình 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5

III. Phương pháp: Vấn đáp,quan sát, phân tích, khái quát hóa và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định-Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập..

(Trả lời câu hỏi :

+Hai lực cùng phương, ngược chiều, cùng cường độ.

+ Khi vật chuyển động đều thì lực kéo cân bằng với lực cản. Vậy lực cản = 2N. 

(Nhận xét bạn trả lời. 

(Nghe câu hỏi tình huống.

(Dự kiến trả lời:

*Hoạt động 2(18 phút):Tìm hiểu về lực ma sát.  

(Từng HS đọc thông tin mục 1, trả lời câu hỏi.
(Từng HS hoàn thành câu C1 ; C2 và C3.

C1:Lực ma sát giữa trục quạt và ổ bi, giữa dây đàn vi lông và cần kéo là lực ma sát trượt

C2​: Lực ma sát sinh ra ổ các viên bi đệm giữa trục quay và ổ bi là ma sát lăn.

C3: Hình 1: Ma sát trượt.

      Hình 2: Ma sát lăn.

( Nhóm HS làm TN theo yêu cầu của GV.

( Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi C4, C5.
C4: Mặc dù có lực kéo tác dụng lên vật nặng nhưng vật nặng vẫn đứng yên. Chứng tỏ giữa mặt bàn với vật có lực cản. Lực này đặt lên vật cân bằng với lực kéo giữ cho vật đứng yên (lực đó là lực ms nghỉ). 

C5​: + Trong đời sống nhờ có ms nghỉ giúp ta đi lại được và giúp chân không bị trượt

*Hoạt động 3(10 phút).Tìm hiểu về ích lợi và tác hại trong đời sống và kĩ thuật

( Từng HS  quan sát các hình 6.3abc trên tranh vẽ và trả lời câu C6
C​6: + Lực ms trượt giữa đĩa và xích làm mòn đĩa xe và xích nên phải tra dầu mỡ để làm giảm ms.

+ Lực ms trượt của trục làm mòn trục và cảm chuyển động.

+ Lực ms trượt cản trở chuyển động của thùng khi đẩy làm giảm bằng cách thay ms trượt bằng ms lăn.

( Quan sát hình 6.4, thảo luận nhóm câu hỏi C7.

( Đại diện nhóm trả lời C7.

C7: + Bảng trơn nhẵn quá không thể dùng phấn viết trên bảng =>biện pháp tăng độ nhám của bảng để tăng ms trượt.

+ Không có ma sát giữa mặt răng của ốc và vít thì con ốc sẽ bị quay lỏng dần.

+ Khi quẹt diêm nếu không có ms, đầu qua diêm trượt trên mặt sườn bao diêm sẽ không phát ra lửa.

*Hoạt động 4(10 phút):Vận dụng, củng cố . 

(Từng HS vận dụng thực hiện câu C8
(Tham gia thảo luận lớp câu C8, thống nhất, ghi vở.

(Từng HS hoàn thành C9.
*Hoạt động 5 (2 phút) Hướng dẫn HS học ở nhà.
+Làm bài tập 6.1-> 6.5(sbt).
+ Ôn tập từ bài 1 đến hết bài 6 (giờ sau kiểm tra 45 phút).
	(Nêu câu hỏi:

+ Nêu đặc điểm của 2 lực cân bằng?

+Khi một vật chuyển động đều trên mặt sàn với 1 lực bằng 2N Hãy cho biết cường độ lực cản của mặt sàn tác dụng lên vật?
(Nêu câu hỏi tình huống: 

“ Taị sao ở các trục bánh xe đạp, trục bánh xe ô tô lại có ổ bi? ổ bi đó có tác dụng gì?” 

( Yêu cầu HS  đọc thông tin mục 1 và nêu câu hỏi.

+ Lực ma sát trượt xuất hiện khi nào? Nó có tác dụng gì?

+ Hãy nêu ví dụ về sự xuất hiện lực ma sát trượt trong đời sống và KT?

 + Lực ma sát lăn xuất hiện khi nào? Nó có tác dụng gì?
+ Hãy nêu ví dụ về lực ma sát lăn. 

+ Trong hình 6.1a và 6.1b trường hợp nào có lực ma sát trượt, ma sát lăn?

( Yêu cầu HS làm TN theo các bước :

+ Bố trí TN như hình 6.2  Kéo từ từ lực kế theo phương ngang.

+ Đọc số chỉ của lực kế khi vật nặng chưa chuyển động.  

( Đề nghị đại diện nhóm đọc kết quả TN và nêu câu hỏi :

+ Lực cản sinh ra trong TN trên có phải là lực ma sát trượt hay ma sát lăn không? Tại sao?

+ Vậy lực ms nghỉ có ác dụng gì?

( Yêu cầu HS thực hiện câu C5 ( nêu VD về lực ms nghỉ ).
+ Trong sx : Các băng truyền, các sản phẩm di chuyển cùng với băng truyền nhờ ms nghỉ
(Yêu cầu HS rút ra kết luận  

( Treo tranh vẽ hình 6.3. Yêu cầu HS  quan sát, trả lời câu C6

(Chốt lại những lực ms có hại ta phải làm giảm bằng nhiều cách có thể thay ms trượt bằng ms lăn hoặc tra dầu mỡ.
( ĐVĐ: “Có lực ma sát nào có lợi không?”

( Treo tranh vẽ hình 6.4,Yêu cầu HS quan sát để trả lời C7.

( Tổ chức HS thảo luận C7.
+ Khi phanh gấp nếu không có ms thì ô tô không dừng lại được => biện pháp tăng lực ma sát bằng cách tăng độ sâu khía rãnh mặt lốp ô tô.

( Tổ chức HS thảo luận câu C8
+ Giải thích đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã.

+ ¤ tô đi trên đường dất mềm có bùn dễ  bị sa lầy.

+ Giầy đi mài đế mòn.

( Yêu cầu 1 HS trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài.

( Yêu cầu HS chốt lại kiến thức bài học qua câu hỏi:

 + Kể tên các loại lực ms và cho biết mỗi loại lực ms được sinh ra khi nào? Có tác dụng gì?
(Giao bài cho HS.
	I. Khi náo có lực ma sát ?

1. Lực ma sát trượt

- Lực ma sát trượt sinh ra khi 1 vật trượt trên bề mặt của 1 vật khác.

2. Lực ma sát lăn:

- Lực ma sát lăn sinh ra khi 1 vật lăn trên bề mặt 1 vật khác.

3. Lực ma sát nghỉ:

- Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật bị tác dụng của vật khác.

II. Lực ma sát trong đời sống và kĩ thuật.

1) Lực ma sát có  thể có hại.
   - Đối với ma sát có hại thì ta cần làm giảm ma sát.

- Ví dụ: Để giảm ma sát ở các vòng bi của động cơ ta phải thường xuyên và định kì tra dầu mỡ.

2) Lực ma sát có thể có ích,

  - Đối ma sát có lợi thì ta cần làm tăng ma sát.

- Ví dụ: Khi viết bảng, ta phải làm tăng ma sát giữa phấn và bảng để khi viết khỏi bị trơn.
II. Vận dụng: (sgk/24)

C8: 
C9: ¤ bi có tác dụng giảm ms do thay thế ms trượt bằng ms lăn của các viên bi. Nhờ đó đã giảm được lực cản nên các vật chuyển động khiến cho máy móc hoạt động dễ dàng góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành động lực học, chế tạo máy…


V. Rút kinh nghiệm:

Ngày soạn: 23/ 9/ 2011                               
Ngày giảng:                                 Tiết 7: ÔN TẬP  
i. Mục tiêu:

   1. Kiến thức: - Ôn tập, củng cố và hệ thống hóa kiến thức cơ bản  từ bài 1 đến hết bài 6. 

   2. Kĩ năng:  Vận dụng công thức vTB = s/t Tính được tốc độ trung bình của chuyển động không đều. Biểu diễn được lực bằng vect¬. Giải thích được một số h/t­îng thường gặp liên quan tới quán tính.

  3. Thái độ:  Khẩn chương, tự đánh giá được khả năng tiếp thu kiến thức đã học.

II. chuẩn bị:   *GV:  Máy tính, máy chiếu projector và phần mềm Emind map( thiết kế bài dạy theo bản đồ tư duy)
                          * HS : ôn tập từ bài 1 đến bài 6.

III. Phương pháp: PP chia nhóm nhỏ; PPDD tích cực.

IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs  
	Trợ giúp của GV

	HOẠT ĐỘNG 1. ( 20 phút)  HS tự kiểm tra kiến thức.

( Hoạt động nhóm : liệt kê nội dung kiến thức đã học theo hai chủ đề vào bảng phụ theo bản đồ tư duy. Đại diện  báo cáo kết quả làm việc của nhóm.

( Hoạt động cá nhân :Từng học sinh trả lời câu hỏi của GV tự hoàn thành bảng hệ thống hóa kiến thức theo bản đò tư duy.
	( GV: Xây dựng hệ thống câu hỏi hướng dẫn HS hệ thống kiến thức.

- Hãy kể tên các bài đã học. Nội dung kiến thức các bài đã học được phân ra theo 2 chủ đề, đó là chủ đề nào? Hãy liệt kê nội dung cơ bản của từng chủ đề.

- Chuyển động cơ là gì? Có mấy dạng chuyển động cơ? Thế nào là chuyển động đều và chuyển động không đều? Công thức tính vận tốc của chuyển động đều và không đều.

- Hai lực cân bằng là gì? Kết quả t/d hai lực cân bằng vào vật? Tại sao nói lực là đại lượng véc tơ? Nêu cách biểu diễn lực. Khi nào xuất hiện lực ma sát? Có mấy loại lực ma sát? Lực ms có lợi hay có hại?
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	Hoạt động của hs  
	Trợ giúp của GV

	HOẠT ĐỘNG 2(20 phút). Bài tập vận dụng

( Hoạt động cá nhân : Lên bảng thực hiện các bài tập trắc nghiệm trực tiếp  trên máy tính

( Hoạt động nhóm :

 -Thực hiện giải 2 bài tập.

Nhóm 1, 3,5 làm bài 1

Nhóm 2,4,6 làm bài 2.

-Đổi chéo bài giữ các nhóm, đánh giá kết quả.

HOẠT ĐỘNG 3 (2 phút) Hướng dẫn về nhà.

- Ôn tập theo nội dung kiến thức 6 bài. 

- Chuẩn bị giấy giờ sau kiểm tra viết 45p.
	( GV: Đưa ra một số bài tập trắc nghiệm được soạn trên phần mềm hot potatoes 6.0.

( GV: chiếu 2 bài tập lên màn hình yêu cầu HS nghiên cứu bài và thực hiện vào bảng phụ.
Bài 1( bài 3.3/SBT-9)

Cho: s1 =3km với v1= 2m/s; s2 =1,95km với t2 = 0,5h

Tính: Vận tốc TB trên cả hai quãng đường.

Bài 2: Hãy biểu diễn các lực 10N và 15N có cùng điểm đặt vào một vật, cùng phương thẳng đứng và chiều  ngược nhau, theo tỉ xích 1cm ứng với 5N.


IV. RÚT KINH NGHIỆM  -----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 25/ 9/ 2011                              
Ngày giảng:                                   Tiết 9: áp suất.
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
Kiến thức: - Nêu Nêu được áp lực, áp suất và đơn vị đo áp suất là gì..

Kĩ năng: Sử dụng thành thạo công thức 
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 để giải các bài tập và giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên quan.

Thái độ: Nghiêm túc, hợp tác thực hiện TN và xử lÝ kết quả. vận dụng c¸h làm tăng giảm áp suất trong cuộc sống.  
II. chuẩn bị:   + Nhóm HS: Bột ( cát); 12 miếng kim loại; 4 khay đựng bột.

                          + GV: Tranh vẽ to hình 7.1

III. Phương pháp: Vấn đáp, thực nghiệm,quan sát, phân tích, khái quát hóa và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định-Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập.

(Nghe câu hỏi tình huống.

(Dự kiến trả lời:

*Hoạt động 2(10 phút):Hình thành khái niệm áp lực.
( Từng HS đọc thông tin mục1, nêu định nghĩa áp lực.

(Từng HS hoàn thành C1.

C1:Lực của máy kéo tác dụng lên mặt đường; lực của ngón tay tác dụng lên đầu đinh; lực của mũi đinh td lên gỗ là áp lực.

*Hoạt động 3(15 phút).Tìm hiểu về áp suất phụ thuộc vào yếu tố nào?

( Từng HS  nghe Gv giới thiệu dụng cụ, quan sát hình 7.4(sgk)  

(Tiến hành TN theo nhóm, quan sát và ghi kq vào bảng 7.1( VBT)

 ( Thảo luận nhóm, đại diện nhóm trả lời C2, C3
C2: + F2>F1; S2 =S1;  h2 >h1
      + F3= F1; S3 < S1; h3> h1

C3: Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng mạnh và diện tích bị ép càng nhỏ.

(Từng HS nêu được TD của áp lực phụ thuộc vào 2 yếu tố là: + Độ lớn của áp lực 

          + Diện tích bị ép.

*Hoạt động 4(5 phút).Giới thiệu công thức tính áp suất.   

(Từng HS đọc thông tin mục 2 trả lời câu hỏi và ghi nhớ:     1N/cm2=10000N/m2 

*Hoạt động 5( 8phút):Vận dụng, củng cố . 

(Từng HS vận dụng thực hiện câu C4, C5.Tham gia thảo luận lớp câu C5, thống nhất, ghi vở.

(Từng HS Hoàn thành C5 vào bảng phụ.

(Đánh giá kq học tập thông qua việc chấm bài cho bạn.
(Từng HS trả lời câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

*Hoạt động5(2 phút): Hướng dẫn HS học ở nhà.

+Học và làm bài tập 7.(sbt).

+Chuẩn bị bài 8(sgk/28;29).
	(Treo tranh vẽ hình 7.1 và nêu câu hỏi tình huống: 

 Taị sao máy kéo nặng lề lại chạy được bình thường trên mặt đất mÒn còn ô tô nhẹ hơn nhiều lại có thể bị nón bánh và xa lầy trên chính quãng đường đó? 

( Yêu cầu HS  đọc thông tin mục 1 và nêu câu hỏi:

+ áp lực là gì?

+ Hãy nêu ví dụ về áp lực?
+ Hãy chỉ ra trong hình 7.3 lực nào là áp lực?  

( Giới thiệu dụng cụ và cách tiến hành TN hình 7.1(sgk/26)  

(Yêu cầu HS làm TN theo các bước :

+ Bố trí TN như hình 7.4 

+ Quan sát độ nón của các miếng kim loại trong hình.

+Hoàn thành lết quả TN vào bảng 7.1( VBT)

( Đề nghị đại diện nhóm đọc kết quả TN và nêu câu hỏi :

+Tác dụng của áp lực càng lớn khi nào?

+Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào yếu tố nào?   

( Yêu cầu HS đọc thông tin mục 2 và nêu câu hỏi:

+áp suất là gì?

+ Nêu công thức tính áp suất?

+ Từ công thức tính áp suất hãy cho biết đơn vị của áp suất? 

+Nếu đơn vị diện tích là cm2 thì khi đó áp suất được tính bằng đơn vị gì? 1N/cm2 =? N/m2?

(Yêu cầu HS vận dụng làm C4 và C5.TỔ chức HS thảo luận câu C4    *Gợi ý:

+Để tăng áp suất ta phải làm gì? Nêu ví dụ về việc tăng áp suất trong thực tế?

+Để giảm áp suất ta phải làm gì? Nêu ví dụ về việc giảm áp suất trong thực tế?

( Yêu cầu HS thực hiện C5 và trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài.  *Gợi ý:
+Tính áp suất của xe, ô tô lên mặt đường. So sánh 2 áp suất đó.
(Nêu câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

+áp lực là gì? Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào yếu tố nào?

+áp suất là gì? tính áp suất bằng công thức nào? nêu đơn vị của áp suất?

(Giao bài cho HS.
	I.Áp lực là gì? 

- áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

- VD: Lực của người tác dụng lên mặt sàn nhà…

II.  Áp suất.

1. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào yếu tố nào?  

*Thí nghiệm (Hình 7.4)

*Kết luận:

-Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng mạnh và diện tích bị ép càng nhỏ.
-Tác dụng của áp lực phụ thuộc phụ thuộc vào độ lớn của áp lực và diện tích bị ép,

2. Công thức tính áp suất.
+ áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.

+ P =
[image: image11.wmf]S
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+ Đơn vị của áp suất:

- Là N/m2, khi đơn vị lực là N; đơn vị diện tích là m2. 

-  Hoặc là paxcan( Pa)

     1N/m2 = 1Pa
II. Vận dụng: (sgk/24)

C4:+Để tăng áp suất ta phải tăng áp lực, giảm diện tích bị ép.

-VD: Xẻng lưỡi mỏng, nhọn dễ súc đất hơn..

+Để giảm áp suất ta phải giảm áp lực, tăng diện tích bị ép.

-VD: Móng nhà to, rộng hơn chân  tường nhà.

C5: +áp suất của xe tăng.

[image: image12.wmf])
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+áp suất của ô tô lớn hơn áp suất của xe tăng rất nhiều nên ô tô không đi lại được.


V. Rút kinh nghiệm:

Ngày soạn: 29/ 9/ 2011                              
Ngày giảng:                                   Tiết 10: áp suất chất lỏng - BÀI TẬP
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
Kiến thức: - Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng.

                  - Nêu được áp suất có cùng trị số tại các điểm ở cùng một độ cao trong lòng một chất lỏng. Công thức tính áp suất chất lỏng là p = d.h, trong đó: p là áp suất ở đáy cột chất lỏng, d là trọng lượng riêng của chất lỏng, h là chiều cao của cột chất lỏng. (p tính bằng Pa, d tính bằng N/m2, h tính bằng m.)
Kĩ năng:    Sử dụng thành thạo công thức p = dh để giải được các bài tập đơn giản và dựa vào sự tồn tại của áp suất chất lỏng để giải thích được một số hiện tượng đơn giản liên quan.
Thái độ: Nghiêm túc, hợp tác thực hiện TN và xử lÝ kết quả. 
II. chuẩn bị:   + Nhóm HS: Bình trụ đáy C có các lỗ A,B ở thành bình.

III. Phương pháp: Vấn đáp, thực nghiệm,quan sát, phân tích, khái quát hóa và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định-Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập..

(Nhớ lại kiến thức cũ trả lời câu hỏi :

(Nhận xét câu trả lời của bạn

(Nghe câu hỏi tình huống.

(Dự kiến trả lời:

*Hoạt động 2(10 phút):Tìm hiểu áp suất chất lỏng lên đáy bình và thành bình.     

( Từng HS nghiên cứu TN1 tìm hiểu dụn cụ, mục đích và cách tiến hành TN .

(Tiến hành TN theo nhóm và thảo luận câu  hỏi C1, C2.

C1:chứng tỏ chất lỏng gây áp suất lên đáy bình, thành bình.

C2: Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.

 *Hoạt động 3(10  phút).Tìm hiểu về áp suất chất lỏng tác dụng lên các vật ở trong lòng chất lỏng.   
( Từng HS: hiểu dụng cụ, mục đích,cách tiến hành TN2
+Nêu  dự đoán.

(Nhóm HS:  Làm TN kiểm tra dự đoán->Rút KL, trả lời:
C3: Đĩa D không rời khỏi đáy chứng tỏ chất lỏng gây ra a.s tác dụng lên các vật đặt trong lòng nó.
C4: Chất lỏng không chỉ gây ra AS lên đáy bình,mà lên cả thành bình và các vật ở trong lòng nó. 

*Hoạt động 4( 8 phút).Xây dựng công thức tính áp suất chất lỏng. 

(Từng HS đọc thông tin phần II:

- Nêu công thức tính áp suát chất lỏng. Chứng minh công thức tính áp suất chất lỏng.

- Nêu được áp suất  chất lỏng phụ thuộc vào d và h 

- Ghi nhớ: trong 1 chất lỏng đứng yên, áp suất tại những điểm trên cùng mặt phẳng nằm ngang có độ lớn bằng nhau.

*Hoạt động 6( 10phút):Vận dụng, củng cố . 

(Từng HS vận dụng thực hiện câu C6, C7; thảo luận lớp, thống nhất câu C6.
 (Từng HS Hoàn thành C7 vào bảng phụ. Đánh giá kq học tập  việc chấm bài cho bạn ở  C7.

(Từng HS trả lời câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

*Hoạt động 5(2 phút): Hướng dẫn HS học ở nhà.

+Làm bài tập 8.1;8.3; 8.4; 8.5 (sbt/26,27).

+ Chuẩn bị phần III và đọc phần có thể em chưa biết.
	(Nêu câu hỏi:

+áp suất là gì?Nêu công thức tính áp suất gây bởi áp lực lên S bị ép?

+Để 1 vật rắn vào trong 1 bình lớn, vật rắn đó gây ra áp suất như thế nào?Nếu bỏ vật rắn ra rồi đổ chất lỏng vào bình thì chát lỏng có gây áp suất như chất rắn hay không?

(Nêu câu hỏi tình huống: 

 Tại sao khi lặn sâu, người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn chịu được áp suất lớn? 

( Yêu cầu HS nghiên cứu TN1   và nêu câu hỏi:

+ Nêu dụng cụ TN1? Mục đích của TN này là gì? Cần tiến hành như thế nào?

(Tổ chức HS làm TN theo nhóm.

(Gọi đại diện HS trả lời C1, C2
+ Màng cao su bị biến dạng chứng tỏ điều gì?

+Chất lỏng có gây ra áp suất như chất rắn không? 

( Hãy tìm hiểu TN2, nêu dụng cụ, mục đích và cách tiến hành. 

(Giới thiệu dụng cụ TN2, hướng dẫn HS làm TN.  

(Gọi đại diện HS nêu kq thí nghiệm  và nêu câu hỏi.

+ Đĩa D không rời khỏi đáy chứng tỏ đièu gì? 

+Qua 2 TN trên em rút ra KL gì?

( Yêu cầu HS hoàn thành KL.

( Yêu cầu HS đọc thông tin phần II và nêu câu hỏi:

+áp suất chất lỏng được tính bằng công thức nào? 

+Dựa vào công thức tính áp suất ở bài trước hãy CM công thức đó?

*Gợi ý:

-Tính trọng lượng của khối chất lỏng dựa vào (d=P/V) mà V=S.h

Nên ->P=?(P=dSh)V× P= F

-Tính áp suất của khối chất lỏng đó dựa vào( p = F/S) -> p =dh.

-Dựa vào công thức đó hãy cho biét độ lớn  áp suất chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào?

(Tổ chức HS thảo luận lớp câu hỏi C6, C7, C8, C9.

*Gợi ý: C6: Nhận xét về chiều cao khối chất lỏng TD lên người khi lặn sâu? => áp suất TD lên người đó?=> rút KL.
C7: áp suất tác dụng lên 1 điểm ở đáy thùng với chiều cao h =?

+ áp suất tác dụng lên 1 điểm cách đáy thung 0,4 m với chiều cao là bao nhiêu?

(Nêu câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

(Giao bài cho HS.
	I. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng.

1.Thí nhiệm 1.

     ( Hình 8.3)

2.Thí nghiệm 2. 
  ( Hình 8.4)

3. Kết luận.

  Chất lỏng không chỉ gây áp suất lên đáy bình, mà lên cả thành bình và các vật ở trong lòng nó.

II. . Công thức tính áp suất chất lỏng. 

*   P =d.h

*Trong đó:

+P là áp suất ở đáy cột chất lỏng. Đơn vị N/m2
+d là Trọng lượng riêng chất lỏng.Đơn vị N/m3
+h là chiều cao cột chất lỏng.Đơn vị mét (m)

III. BÀI TẬP
C6: Lặn sâu xuống lòng biển, áp suất gây lên đến hàng nghìn N/m2. Nếu không mặc áo lặn thì không chịu được áp suất  này.

C7:

+ áp suất tác dụng lên 1 điểm đáy thùng:

P  = 10000.1,2   

    =12000(N/m2)

+ áp suất tác dụng lên 1 điểm cách đáy thùng 0,4m là: 

P  =10000.0,8
    = 8000(N/m2)




V. Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 5/ 10/ 2011                               
Ngày giảng:                                   Tiết 11: BÌNH THÔNG NHAU
                            MÁY NÉN THỦY LỰC

i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
Kiến thức:  - Nêu được các mặt thoáng trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên thì ở cùng độ cao.

              - Mô tả được cấu tạo của máy nén thủy lực và nêu được nguyên tắc hoạt động của máy này là truyền nguyên vẹn độ tăng áp suất tới mọi nơi trong chất lỏng.

Kĩ năng:    Hiểu khi ta tác dụng một lực f lên pít tông nhỏ có diện tích s. lực này gây một áp suất p lên mặt chất lỏng p = 
[image: image14.wmf]s
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 áp suất này được chất lỏng truyền đi nguyên vẹn tới pit tông lớn có diện tích S và gây ra lực F = pS nâng pít tông B lên.

Thái độ: Nghiêm túc, hợp tác thực hiện TN. 
II. chuẩn bị:   + Nhóm HS:  Cao su, bình thuỉy tinh có đĩa D; bình thông nhau.

III. Phương pháp: Vấn đáp, thực nghiệm,quan sát, phân tích, khái quát hóa và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập
	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(2 phút): ổn định - Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập.
(Nhớ lại kiến thức cũ trả lời câu hỏi :

(Nghe câu hỏi tình huống.

(Dự kiến trả lời:

*Hoạt động 5(10 phút).Tìm hiểu nguyên tắc bình thông nhau.
(Quan sát hình 8.6 và dự đoán C5: Hình a: pA>pB
               Hình b: pA< pB
               Hình c : pA = pB
(Nhóm HS: - Làm TN kiểm tra, thảo luận và rút KL.

*Hoạt động 2( 15phót):Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động máy nén thủy lực. 
(Từng HS đọc phần có thể em chưa biết nêu cấu tạo, HĐ máy nén Thủy lực.
(Từng HS dựa vào kiến thức đã học trả lời câu hỏi của GV.

- Khi t/d 1 lực f lên pit tông có diện tích s thì lực này gây ra 1 áp suất có độ lớn  p = 
[image: image15.wmf]s

f

(1)
- Áp suất này gây ra 1 áp lực F tác dụng lên pit tông lớn diện tích S  được tính F =  p.S (2)
[image: image41.bmp]-Thay p = 
[image: image16.wmf]s

f

 vào công thức
 F =  p.S ta được:

 (Từng HS Rút ra công thức mối quan hệ giữa lực tác dụng lên pit tông với diện tích pit tông.
*Hoạt động 3( 15phút):Vận dụng, củng cố . 

(Từng HS vận dụng thực hiện câu  C8, C9.

(Tõng HS nghiên cứu, thực hiện giải bài 8.3(SBT/28) vào bảng phụ.
- Nêu được thể tích nước nhánh lớn khi chưa rút chốt T bằng thể tích nước 2 nhánh sau khi rút chốt T.
(Từng HS trả lời câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

*Hoạt động5(3 phút): Hướng dẫn HS học ở nhà.

+Làm bài tập 8.1-> 8.6(sbt).
+Đọc trước bài 9(sgk/32;33).
	(Nêu câu hỏi:

Nhận xét gì áp suất tại những điểm nằm ngang trên cùng mặt phẳng trong 1 chất lỏng đứng yên?  

( Nêu câu hỏi tình huống: 

 Dựa vào đặc điểm đó người ta chế tạo bình thông nhau. Vậy BTT có cấu tạo và HĐ như thế nào? 

(Giới thiệu cấu tạo bình thông nhau và yêu cầu HS quan sát hình 8.6 rồi dự đoán kết quả C5
(Tổ chức HS  làm TN kiểm tra dự đoán. 

( Gọi 1 em nêu kết luận. 

( GV giới thiệu cấu tạo.
( Cấu tạo của máy nén thủy lực: Bộ phận chính của máy ép thủy lực gồm hai ống hình trụ tiết diện s và S khác nhau, thông với nhau, trong có chứa chất lỏng, mỗi ống có một pít tông. 
( GV hướng dẫn HS tìm hiểu nguyên tắc hoạt động.

- Khi t/d 1 lực f lên pit tông có diện tích s thì lực này gây ra 1 áp suất có độ lớn bằng bao nhiêu?

- Áp suất này gây ra 1 áp lực F tác dụng lên pit tông lớn diện tích S  được tính ntn?

-Thay(1) vào (2) để rút mối quan hệ giữa các lực t/d lên pit tông và diện tích của pit tông?
(Tổ chức HS thảo luận lớp câu hỏi  C8, C9.

( Bài 8.13: 

Cho S = 2s và h = 30cm. 

Hỏi: Khi rút chốt T, chiều cao mực nước mỗi nhánh? 
[image: image42.bmp]
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(Nêu câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

+ Qua bài học hôm nay ta cần ghi nhớ điều gì?

(Giao bài cho HS.
	I. Bình thông nhau.

Trong bình thông nhau chứa cùng một chát lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh luôn ở cùng một độ cao. 

II. Máy ép thủy lực 
1) Cấu tạo

2) Hoạt động.

 Khi ta tác dụng một lực f lên pít tông A. lực này gây một áp suất p lên mặt chất lỏng p = 
[image: image17.wmf]s

f

 áp suất này được chất lỏng truyền đi nguyên vẹn tới pit tông B và gây ra lực F = pS nâng pít tông B lên.

III. Vận dụng: (sgk/24)
 C8.
C9: Một nhánh làm bằng vật liệu trong suốt để biết mực chất lỏng trong bình kín( Dựa vào nguyên tắc bình thông nhau).
*Bài 8.13(SBT/28)

-Khi chưa rút chốt T, thể tích nước nhánh lớn là :

         V= S.h.

- Sau khi rút chốt T, nước đứng yên mực nước ở mỗi nhánh là H. 

Vậy thể tích nước ở 2 nhánh là V1  + V2 = V

<=>H (S+S/2) = Sh 
< => H.3S/2 = Sh 

<=>H = 2h/3 => h = 20(cm) 




V. Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 5/ 10/ 2011                               
Ngày giảng:                                   Tiết 12: áp suất khí quyển

i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
  Kiến thức: Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.

  Kĩ năng: Giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp.
 Thái độ: Nghiêm túc, hợp tác làm TN. 
II. chuẩn bị:   * Nhóm HS: +2  vỏ hộp sữa.1 ống thủy tinh dài 10-15cm, tiết 2-3mm.




      +1 cốc đựng nước và 2 miếng hút bằng cao su. 



    *Gv: Tranh vẽ hình 9.1; 1 cốc nhỏ cao 5cm, tờ giấy, nước mầu. 

III. Phương pháp: Vấn đáp, thực nghiệm,quan sát, phân tích, khái quát hóa và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định - Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập.
(Nhớ lại kiến thức cũ trả lời câu hỏi :

+ áp suất tại 1 điểm ở đáy cốc là: P= 10000.5.10-2=500N/m2. 

(Nghe câu hỏi tình huống.

( Dự đoán....

(Quan sát TN, dự kiến trả lời :nước k0 chảy ra chứng tỏ có lực TD vào mặt dưới của tở giấy, lực đó do khí quyển gây ra...
*Hoạt động 2(25phót):T×m hiểu sự tồn tại của áp suất khí quyển.  

( Từng HS đọc thông tin phần I và ghi nhớ khí quyển gây ra áp suất tác dụng lên mọi vật.

 (Tiến hành TN(1;2;3) theo nhóm và thảo luận câu  hỏi C1, C2, C3.C4
(Đại diện nhóm trả lời.
C1:Khi hút hét K2 trong hộp ra thì p  trong hộp < P bên ngoài. 

C2: Nước không chảy ra khỏi ống vì áp lực của k. khí tác dụng vào mặt dưới của ống lớn hơn áp suất trọng lượng cột chất lỏng. 

C3:BỎ tay ra nước chảy ra khỏi ống vì PKK trong ống và Pcột nước>PKK  từ dưới lên.

C4:Khi hút hết không khí ra P bên trong gần bằng 0,còn P bên ngoài rất lớn. Nên 2 nửa bán cầu không tách rời nhau.

*Hoạt động 4( 10phút):Vận dụng, củng cố . 

(Thảo luận nhóm các câu C8, C9, C12.

(Đại diện nhóm trả lời.

(Nhận xét, đánh giá 
(Từng HS chốt kiến thức.

*Hoạt động5: (5 phút): Hướng dẫn HS học ở nhà.

+Làm bài tập  bài 9(sbt).

+Học thuộc ghi nhớ và đọc phần có thể em chưa biết/35
+Chuẩn bị bài 11.
	(Nêu câu hỏi:

+Một cốc nhỏ cao 5 cm đựng đầy chất nước. Chất láng trong cốc gây ra áp suất như thế nào? 

+Tính áp suất chất lỏng gây ra TD lên 1 điểm tại đáy cốc?

(Treo tranh vẽ hình 9.1 và nêu câu hỏi tình huống: 

Khi lộn ngược một cốc nước đầy được đậy kín bằng 1 tờ giấy không thấm nước thì nước có chảy ra ngoài không? Vì sao?
(GV làm TN cho HS quan sát và yêu cầu dự kiến giải thích.

(Giới thiệu lớp khí quyển của trái đất và sự tác dụng của áp suất khí quyển lên mọi vật.

(Hướng dẫn HS làm TN và vận dụng KT đã học để giải thích sự tồn tại P khí quyển.

 ( Yêu cầu nhóm HS làm TN 1,2,3/ sgk(32,33).

(Tổ chức lớp thảo luận C1,C2,,C3, C4.*Gợi ý:

+Nhận xét gì P ở trong hộp và bên ngoài hộp?

+So sánh áp suất TD vào mặt dưới của ống với Pcủa cột chất lỏng trong ống?( khi chưa bỏ tay và sau khi đã bỏ tay khỏi miệng trên  ống)

+So sánh P bên trong quả cầu với P tác dụng vào mặt ngoài của 2 bán cầu?

( Yêu cầu HS làm việc theo nhóm các câu hỏi  C8, C9 C12.  

( Tổ chức lớp thảo luận lần lượt các câu hỏi C8, C9, C12.

*Gợi ý  C12.

+Nhận xét gì về dK và hKtừ đó suy ra  có tính được áp suất của K2 theo công thức p =d.h không?

(Nêu câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

 Qua bài học hôm nay ta cần ghi nhớ điều gì?
(Giao bài cho HS.
	I. Sự tồn tại của áp suất khí quyển.

- Trái đất và mọi vật trên trái đát đều chịu tác dụng của áp suát khí quyển theo mọi phương.

1.Thí nhiệm 1.

     ( Hình 9. 2 -sgk/ 32)

2.Thí nghiệm 2. 
  ( Hình 9. 3- sgk/32 )

3.Thí nghiệm 3. 
  ( Hình 9. 4- sgk/33 )

II.VËn dông: (sgk/24)

 C8: Pkq > P trọng lượng của nước trong cốc.
C9:VÍ dụ chứng tỏ sự tồn tại áp suất kq.

+ ống tiêm bẻ 1 đầu, thuốc không chảy ra. Bẻ 2 đầu thuốc mới chảy ra.

C12:

+ Không tính áp suất kq bằng công thức P = d.h.

+Vì độ cao của cột khí quyển không xác định chính xác được và d của k.khớ tăng theo độ cao.


V. Rút kinh nghiệm:

Ngày soạn: 12/ 10/ 2011                              
Ngày giảng:                                   Tiết 13: Lực đẩy ác -si - Mét

i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
Kiến thức: - Mô tả được hiện tượng về sự tồn tại của lực đẩy Ác-si-mét, chẳng hạn như:

                  - Mọi vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét. 

Kĩ năng: -Viết được công thức tính lực đẩy Ác - si - mét: FA = d.V. 

                - Sử dụng thành thạo công thức F = Vd để giải các bài tập đơn giản có liên quan đến lực đẩy Ác- si-mét và giải thích một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.

Thái độ: Nghiêm túc, hợp tác thực hiện TN và xử lÝ kết quả. 
II. chuẩn bị:   * Nhóm HS: + 1 giá đỡ, 2 cốc nước, 1 bình tràn, 1 quả nặng, 1 bút dạ

                                               + 1 khăn lau, 1 bình nước.                                              



     *GV: Bảng kết quả TN( bảng phụ)

III. Phương pháp: Vấn đáp, thực nghiệm,quan sát, phân tích, qui nạp và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định-Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập.

(Nhớ lại kiến thức cũ trả lời câu hỏi.
(Nghe câu hỏi tình huống.

( Dự đoán: ....

*Hoạt động 2(10phút):Tìm hiểu tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó. 

(Dự đoán: Có lực tác dụng từ dưới lên.

( Thảo luận nêu ph/ án TN: 

-Dùng lực kế để đo trọng lượng của vật ngoài không khí P1.

-Dùng lực kế để đo trọng lượng của vật trong chất lỏng P2. So sánh P1 với P2-> Rút kết luận.

( Nhận dụng cụ và tiến hành TN kiểm tra theo nhóm. Đại diện nhóm báo cáo kết quả TN(P1 > P2)

(Từng HS hoàn thành câu C1: Khi nhúng vật vào nước thấy số chỉ của lực kế nhỏ hơn chứng tỏ có lực tác dụng vào vật. 

(Từng HS tham gia thảo luận lớp và hoàn thành  C2.

*Hoạt động 3(15  phút). Tìm hiểu độ lớn lực đẩy ác-si - mét. 

( Từng HS:  Đọc SGK phần 1, nêu dự đoán... 

(HS: mô tả cách làm TN. 

tiến hành TN.

-Thảo luận,trả lời câu hỏi C3 

C3: Khi nhúng vật nặng chìm trong bình tràn, nước  từ từ trong bình  tràn ra lượng nước này có thể tích bằng thể tích của vật. Vật nhúng trong nước bị nước tác dụng lực đẩy từ dưới lên, số chỉ của lực kế là:

P2= P1 . FA< P1
-Khi đổ nước từ  cốc B vào cốc A, lực kế chỉ giá trị P1. Chứng tỏ lực đẩy ác-si - mét có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

(Từng HS trả lời câu hỏi  của GV( nêu được công thức tính lực đẩy ác-si – mét).

*Hoạt động 4( 12phút):Vận dụng, củng cố . 

(Thảo luận nhóm, trả lời các câu C4, C5, C6.

(Đại diện mỗi nhóm trả lời một câu hỏi.

(Tham gia thảo luận lớp thống nhất câu trả lời đúng .

(Từng HS trả lời câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

*Hoạt động 5 (3 phút): Hướng dẫn HS học ở nhà.

+Làm bài tập từ(10.1-> 10.6)

+Học thuộc ghi nhớ và đọc phần có thể em chưa biết(SGK/35)
+Chuẩn bị giờ sau thực hành( Mỗi cá nhân kẻ bản báo cáo TH và trả lời các câu hỏi  ở phần 1 - SGK/ 42).
	(Nêu câu hỏi kiểm tra:
+Nêu đặc điểm và viết công thức tính áp suất chất lỏng

(Treo tranh vẽ hình 10.1 và nêu câu hỏi tình huống: 

Tại sao nâng 1 vật nặng dưới nước ta thấy nhẹ hơn khi nâng vật đó trong không khí?
(Gợi ý bằng cách đặt câu hỏi:

+Làm thế nào để kiểm tra được điều dự đoán đó?

+Hãy nêu phương án TN.

(Phát dụng cụ và hướng dẫn HS làm TN( Như  yêu cầu C1).

( Yêu cầu nhóm HS làm TN và báo cáo kết quả TN.

( Nêu câu hỏi tình huống: “Nếu thay nước bằng 1 chất lỏng khác, hiện tượng có xảy ra không”?

(Thông báo lực có đặc điểm như vậy được gọi là lực đẩy ác-si - mét.Vậy Độ lớn của lực này được xác định theo qui luật nào?
( Yêu cầu HS đọc SGK, quan sát tranh vẽ, mô tả cách làm TN. 

làm TN. 

( Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm và gọi đại diện trả lời câu hỏi C3.

( Yêu cầu HS nêu công thức tính lực đẩy ác-si – mét.

*Gợi ý:

-Trọng lượng của khối chất lỏng được tính theo công thức nào?

- Từ đó em hãy suy ra công thức tính độ lớn lực đẩy ác-si – mét?

( Yêu cầu HS làm việc theo nhóm các câu hỏi từ C4 đến C6.  

*Gợi ý:

+Dựa vào tác dụng của lực đẩy ác-si – mét vào vật để trả lời  C4 
+Nhận xét gì về d và V của phần chất lỏng mà 2 vật chiếm chỗ?=> Rút kết luận.

(Nêu câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

“ Qua bài học hôm nay ta cần ghi nhớ điều gì?”

(Giao bài cho HS.

(Hướng dẫn HS làm câu C7* và yêu cầu HS về nhà làm.

*B1:Một đĩa đặt vật, 1 đĩa đặt quả cân( Cân thăng bằng)

*B2;Nhúng vật vào bình tràn=> cân không bằng nữa.

*B3: Đổ nước (tràn ra) rồi để lên đĩa cân có vật => cân thăng bằng
	I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó.  
-Treo vật nặng vào lực kế, xác định số chỉ F1 = P1.

-Nhúng chìm vật nặng vào nước, xác định số chỉ  F2=P2.

- So sánh P1 > P2
* Kết luận: 

C2: Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên theo phương thẳng đứng.

II. Độ lớn của lực đẩy ác- si –mét. 
1.Dự đoán: (SGK)

2.Thí nghiệm kiểm tra. 

- Kết luận ( sgk)

3. Công thức tính độ lớn lực đẩy ác- si-mét.

        FA= d.V 

Trong đó:

-FA là lực đẩy ác-si- mét (N)

- d là trtọng lượng riêng của chất lỏng( N/m3)

-V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ( m3)

III. Vận dụng: (sgk/38)

*Ghi nhí(SGK/34)

C4: Vì gầu chìm trong nước bị tác dụng 1 lực đẩy từ dưới lên. Lực này có độ lớn FA = P chất lỏng mà vật chiếm chỗ.
C5: Hai vật chịu lực đẩy ác-si - mét  như nhau.

C6: + Hai vật có thể tích như nhau.

+ Do dnước> ddầu=>FA tác dụng vào vật nhúng trong nước lớn hơn


V. Rút kinh nghiệm:

Ngày soạn: 3/ 11/ 2011                               
Ngày giảng:                       
Thực hành và kiểm tra thực hành
nghiệm lại lực đẩy ác- si-mét

i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
    1. Kiến thức: Đề xuất được phương án TN trên cơ sở những dụng cụ thực hành đã có. 
    2. Kĩ năng:  Biết cách bố trí và tiến hành được thí nghiệm để nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét, cụ thể theo các bước sau:
   - Đo lực đẩy Ác-si-mét:

   - Đo trọng lượng PN của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật.

   - So sánh kết quả đo PN và FA. 

   - Rút ra được nhận xét: lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.    
  3.Thái độ:  Cẩn thận, kiên trì trung thực, hợp tác trong quá trình làm TN.

II. chuẩn bị::  * Nhóm HS: - Một lực kế 2,5N, 1 vật nặng bằng nhôm có thể tích 50cm3. 
    -  Bình chia độ, giá đỡ, khăn lau.

                           *  Cá nhân HS: Bản báo cáo thực hành( Trả lời câu hỏi phần 1)

III. Phương pháp:  Phương pháp thực nghiệm, phương pháp dạy học theo nhóm. 

IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(7 phút): ổn định và  trình bày phần trả lời câu hỏi trong báo cáo TH.

( Từng HS trả lời câu hỏi: +Xác định độ lớn lực đẩy ác-si-mét bằng công thức: FA = d.V
*Trong đó :d là trong lượng riêng của chất lỏng.

-V là thể tích của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ

+ Để kiểm chứng độ lớn lực đẩy ác- si-mét cần phải đo những đại lượng sau: 

- Độ lớn của lực đẩy ác-si- mét.

- Trọng lượng của phần chất lỏng có thể tích bằng thể tích của vật.

(Nhận xét câu trả lời của bạn.

*Hoạt động 2( 5phút):Chuẩn bị dụng cụ  TH và xác định nhiệm vụ.

(Từng HS nghe GV giới thiệu dụng cụ TH.

(Tìm hiểu mục đích và yêu cầu bài thực hành.
( Nhóm trưởng nhận dụng cụ TH và phân công các thành viên trong nhóm mình.

 (Nhóm thảo luận và đề ra phương án thực hành.

*Hoạt động 3(30phút) Tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả.

(Nhóm HS thực hiện thí nghiệm 1( hình 11.1)
(Thực hiện TN2:( Hình 11.2)

(Thực hiện TN3(hình 11.3)

(Thực hiện TN4(hình 11.4)

( So sánh kết quả đo P và FA, nhận xét và rút ra kết luận.

( Cá nhân hoàn thành báo cáo
( Nghe GV nhận xét để rút kinh nghiệm cho bài sau.

( Thu dọn  và trả dụng cụ TN. 

*Hoạt động 4(3 phút):Hướng dẫn học ở nhà. 

+ Đọc trước bài 12 “Sự nổi”

+ Làm TN theo sự hướng dẫn GV: “Thả củ khoai nhỏ lần lượt vào 2 cốc nước ( 1 cốc có pha muối) => Quan sát hiện tượng?”


	(Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS.

( Nêu câu hỏi:

+Độ lớn lực đảy ác-si- mét được tính bằng công thức nào ?Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức đó?

+ Muốn kiểm chứng độ lớn lực đẩy ác-si- mét cần phải đo những đại lượng nào?

(Giới thiệu dụng cụ chuẩn bị cho thực hành.

(Nêu mục đích và yêu cầu của bài thực hành: “Nghiệm lại lực đẩy ác-si- mét.Bằng cách đo lực đẩy FA, đo trọng lượng(P) của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Rồi so sánh P với FA” 

( Phân phối dụng cụ cho các nhóm HS.

(Yêu cầu HS thực hiện các TN ở hình 11.1; 11.2 theo các yêu cầu a,b ở phần 1(sgk/40)

( Theo dõi, kiểm tra và nhắc nhở các nhóm chú ý đặt lực kế,chỉnh lực kế trướckhi đo. 

(Yêu cầu HS thực hiện các TN ở hình 11.3; 11.4 theo các yêu cầu a,b ở phần 2(sgk/41)

( Theo dõi, giúp đỡ các nhóm hoàn thành câu C1, C2, C3.

( Hướng dẫn HS hoàn thành bản báo cáo TH.Thu báo cáo.
(Nhận xét kết quả, tinh thần và thái độ thực hành của một vài nhóm.

(GVgiao bài cho HS


	I. Chuẩn bị:
+Lực kế (2,5N)

+Vật nặng có V = 50cm3
+Bình chia độ

+Giá đỡ.

II. Nội dung thực hành. 
1. Đo lực đẩy ác- si-mét.

- Đo trọng lượng P của vật (khi vật đặt trong không khí)

- Đo hợp lực F (của các lực tác dụng lên vật).

- Xác định độ lớn của lực đẩy ác-si-mét: FA= P- F

2. Đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật
   - Đo thể tích vật nặng.

   - Đo trọng lượng của chất lỏng có thể tích bằng vật là PN
3. So sánh kết quả đo PN và FA, nhận xét và rút ra kết luận.



V. Rút kinh nghiệm:
*ĐÁP ÁN:
 1.Trả lời câu hỏi.

      Câu 4: Xác định độ lớn lực đẩy ác-si-mét bằng công thức: FA = d.V

*Trong đó :

- d là trong lượng riêng của chất lỏng.

-V là thể tích của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ

    Câu 5: Để kiểm chứng độ lớn lực đẩy ác- si-mét cần phải đo những đại lượng sau: 

- Độ lớn của lực đẩy ác-si- mét.

- Trọng lượng của phần chất lỏng có thể tích bằng thể tích của vật.

2. Kết quả đo lực đẩy Ác-si-mét  (ghi kết quả vào bảng 1)
	Lần đo
	Trọng lượng P của vật (N)
	Hợp lục F của trọng lực và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật khi vật được nhúng chìm trong nước.(N)
	Lực đẩy Ác-si-mét

FA = P – F(N)

	1
	4N
	3N
	1N

	2
	4N
	3N
	1N

	3
	4N
	3N
	1N


Kết quả trung bình:  FA= ........
3. Kết quả đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật. (ghi kết quả vào bảng 2)
	Lần đo
	Trọng lượng P1 (N)
	Trọng lượng P2 (N)
	Trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ:

PN = P2 – P1 (N)

	1
	10,2
	11,2
	1

	2
	10,2
	11,2
	1

	3
	10,2
	11,2
	1


 4. Nhận xét kết quả đo và rút kết luận:

         - Kết quả đo PN = FA. 

         - Rút ra được nhận xét: lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.       

   *BIỂU ĐIỂM          

              - Ý thức : 3 điểm

     - TH     :  7 điểm: + Phần 1 (2điểm)

                                           + Phần 2 (2điểm)                                           
                                           + Phần 3 (2điểm)                                           
                                            + Phần 4 (1điểm)
Ngày soạn: 10/ 11/ 2011                               
 Ngày giảng:                                                Sự nổi
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
   1. Kiến thức:  Nêu được điều kiện nổi của vật.
   2. Kĩ năng:   Giải thích được các hiện tượng vật nổi thường gặp trong đời sống.  
   3. Thái độ:    Yêu thích môn học, say mê khoa học kỹ thuật.
II. chuẩn bị:   * Nhóm HS: + Cốc thủy tinh, chiếc đinh( hoặc viên bi)

                                               + 1 ống nghiệm đựng cát; 1 miếng gỗ nhỏ.                                              



     *GV           :   Tranh vẽ mô hình tàu ngầm.

III. Phương pháp: Vấn đáp, thực nghiệm, hợp tác nhóm. 
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định-Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập.

( Trả lời câu hỏi :

+Một vật nhúng trong chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào?hãy cho biết phương, chiều của những lực đó.
(Nhận xét bạn trả lời.

(Nghe câu hỏi tình huống.

( Dự kiến trả lời……..

*Hoạt động 2(10phút): Tìm hiểu khi nào vật nổi, khi nào vật chìm.  

(Từng HS quan sát TN do GV làm, nêu : Hiện tượng hòn bi sắt chìm, hòn bi gỗ nổi. 
Giải thích: Do hòn bi sắt nặng hơn.

( Từng HS trả lời câu C1 và biểu diễn 2 lực FA và P vào vật trong 3 hình.

C1:  Vật chịu tác dụng của 2 lực FA và P.

( Thảo luận thống nhất nêu 3 trường  hợp xảy ra.

(Từng HS hoàn thành C2. C2:- Hìh a vật sẽ chuyển động xuống dưới, hình b vật đứng yên, hình c vật chuyển động lên trên. 

(Thảo luận nêu phương án thí nghiệm kiểm tra.

(Làm TN theo nhóm với các bước, quan sát hiện tượng và rút kết luận.

*Hoạt động 3(15 phút). Tìm hiểu độ lớn lực đẩy ác-si - mét khi vật nổi  trên mặt thoáng chất lỏng. 

( Từng HS Quan sát tranh (hình 12.2)trả  lời C3, C4  C5.

C3: Miếng gỗ thả vào nước nổi vì dn > d​g.

C4: Hai lực P và FA bằng nhau vì khúc gỗ đứng yên sẽ chịu tác dụng của hai lực cân bằng: FA là lực đẩy ác -si mét: FA = d.V còn P là trọng lượng của vật.

C5: + Đáp án đúng là a,c

       + Vậy FA = d.V

(Từng HS nêu KLvà ghi vở.  

*Hoạt động 4( 12phút):Vận dụng, củng cố . 

(Từng HS vận dụng  trả lời các câu C6, C7, C8, C9.
(Tham gia thảo luận nhóm cử đại diện nhóm trả lời.

C7: Hòn bi bằng thép có dbi > dn => nên chìm.

+ Tàu làm bằng thép nhưng có nhiều khoang rỗng ->d ( của  cả con tầu) < d (nước) nên nổi.

C8: dthép < dHg nên hòn bi bằng thép nhúng vào thủy ngân sẽ bị chìm.

(Từng HS trả lời câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

*Hoạt động 5 (3 phút): Hướng dẫn  học ở nhà.
+Làm bài tập từ(12.1-> 12.5)

+Học thuộc ghi nhớ và đọc phần có thể em chưa biết(SGK/44)
+Chuẩn bị giờ sau ôn tập học kỳ 1: Làm đáp án từ câu 1 đến câu 12 trong sgk/62,63
	(Nêu câu hỏi kiểm tra:

(Nêu câu hỏi tình huống: 

“Tại sao có vật nhúng vào nước thì lại nổi, có vật nhúng vào nước thì lại chìm?”

(Làm TN : Thả 1 viên bi gỗ vào nước và đồng thời thả viên bi sắt vào nước. 

(Y/C HS quan sát, nêu hiện tượng và dự kiến giải thích.

 (ĐVĐ “Có phải vật nào nặng cũng chìm, vật nào nhẹ cũng nổi trong nước không? Vậy điều kiện vật nổi là gì”? 

(  Yêu cầu từng HS thực hiện câu C1 và C2.

 *Gợi ý: Hãy so sánh P với FA và dự đoán những trường hợp nào có thể  xảy ra?

-Để kiểm tra dự đoán đúng hay sai ta làm như thế nào hãy nêu phương án TN?

(Yêu cầu các nhóm làm TN kiểm tra dự đoán theo các bước sau:

- Nhúng quả bóng bàn vào nước.

- Nhúng quả bóng bàn (đựng đầy nước) vào nước. 

- Nhúng quả bóng bàn ( đựng đầy cát) vào nước.

( Gọi đại diện HS báo cáo kết quả TN và rút ra kết luận về ĐK vật nổi.

( Treo tranh vẽ hình 12.2 yêu cầu HS quan sát và trả lời C3.

*Gợi ý:-Tại sao thả miếng gỗ vào nước lại nổi?
- Khi gỗ nổi trên mặt nước thì FA và P của gỗ có bằng nhau không? Tại sao?

- Lực P là gì?  F là gì và được tính như thế nào?

- Trong công thức F = d.V thì d và V là gì? Hãy chọn đáp đúng trong câu C5?
-Vậy FA tác dụng vào vật nổi trên mặt thoáng chất lỏng được tính bằng bao nhiêu?
 (Yêu cầu 1 HS nêu kết luận.

( Yêu cầu  HS thực hiện theo nhóm từ câu C6 -> C9.
( Tổ chức HS thảo luận .theo nhóm và gọi đại diện trả lời . 
*Gợi ý:
-Thể tích của  vật bằng thể tích phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ?

- Chú ý  dcon tầu so với dnứoc.

-So sánh FA khi 2 vật cùng V, nhúng vào cùng chất lỏng.

-So sánh FA với P của từng vật

=> So sánh trọng lượng của 2 vật.
*Gợi ý:

+Dựa vào tác dụng của lực đẩy ác-si – mét vào vật để trả lời  C4 
+Nhận xét gì về d và V của phần chất lỏng mà 2 vật chiếm chỗ?=> Rút kết luận.

(Nêu câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

+ Nêu điều kiện vật nổi?

+ Khi vật nổi trên mặt thoáng chất lỏng thì độ lớn lực đẩy ác- si mét bằng bao nhiêu ?
(Giao bài cho HS.


	I. Điều kiện để vật nổi, vật chìm.  
* Nhúng 1 vật vào chất lỏng thì: 
-  Vật chìm xuống khi   P >FA
- Vật nổi lên khi P < FA

-Vật lơ lửng trong chất lỏng khi P = FA. 

II. Độ lớn của lực đẩy ác - si - mét khi vật nổi trên mặt thoáng  của chất lỏng. 
               Hình 12.2

- Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy ác – si-mét:

           FA = d.V.

* Trong đó:

+ d là TLR của chất lỏng. 

+ V là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng.

 III.VËn dông: (sgk/38)
 C6:  

+ dV> dl : Vật chìm

+ dV= dl: Vật lơ lửng trong nước.

+ dV < dl: Vật nổi trên mặt thoáng chất lỏng.
C7 

C8: 

C9:+ FA = FB ( Vì VA =VB)

     + FA < PM (vật chìm)

     + FB = PN ( Vật lơ lửng).

     + PM > PN 

*Ghi nhí(SGK/45)




V. Rút kinh nghiệm:

Ngày soạn: 20/ 12/ 2011                        HỌC KỲ II                             
Ngày giảng:                                                
                                                        Công cơ học
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
   1. Kiến thức:  - Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công.

                           - Viết được công thức tính công cơ học cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. Nêu được đơn vị đo công.
   2. Kĩ năng:  Sử dụng thành thạo công thức công cơ học A = F.s để giải được một số bài tập đơn giản và giải thích được một số hiện tượng liên quan.
   3. Thái độ: Biết vận dụng vào thực tế.
II. chuẩn bị:   *GV:  Tranh vẽ:  con bò kéo xe; vận động viên cử tạ; máy xúc đất làm việc.

III. Phương pháp: Vấn đáp, quan sát, phân tích, qui nạp và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(3 phút): ổn địn và tổ chức tình huống học tập.

(Nghe câu hỏi tình huống.

( Dự kiến trả lời……..

*Hoạt động 2(15phút): Hình thành kháí niệm công cơ học.  

(Từng HS quan sát tranh trả lời câu hỏi:

 - Con bò kéo xe (xe chuyển động, có lực tác dụng) như vậy có thực hiện công. 

-Ngưòi lực sĩ bê quả tạ ( có lực nâng, nhưng không có quãng đường dịch chuyển) như vậy không có công.

( Từng HS trả lời câu C1; C2
C1: Khi có lực tác dụng vào vật, mà vật chuyển động thì khi đó lực thực hiện công.
C2: (1) Lực    (2) Chuyển dời

*Hoạt động 3(5 phút). Củng cố kiến thức về công cơ học. (Thảo luận nhóm câuC3;C4       

-Cử đại diện trả lời.
C3: Trường hợp a,d,c có công.
C4:Lực thực hiện công:

-Lực kéo đầu tầu hỏa.

-Lực hút của trái đất làm quả bưởi rơi.

-Lực kéo của người công nhân
*Hoạt động 4( 10phút):Tìm hiểu công thức tính công.
(Từng HS đọc thông tin mục 1:- Nêu công thức tính công. Nêu đơn vị đo của công khi quãng đường đo là m và lực đo bằng N.

-Từ công thức tính công suy ra cách tính S =A/F;  F = A/S

- Đổi 1 KJ = ? J

(Từng HS  ghi nhớ kiến thức GV mở rộng.

*Hoạt động 4( 10phút):Vận dụng, củng cố . 

(Từng HS vận dụng  trả lời các câu C5, C6, C7.
( Hai HS lên bảng làm C5 và C7, học sinh còn lại làm vào bảng phụ.

(Từng HS trả lời câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

*Hoạt động 5 (2 phút): Hướng dẫn  học ở nhà.
+Làm bài tập từ(13.1-> 13.4)

+Học thuộc ghi nhớ và đọc phần có thể em chưa biết(SGK/48)
+Chuẩn bị bài 14.
	(Nêu câu hỏi tình huống: 
“Trong đời sống hàng ngày ngưòi ta quan niệm rằng: Người HS ngôì học, người nông dân cấy lúa ….đều đang thực hịên công  nhưng không phải là công cơ học. Vậy công cơ học là gì” ?

(Treo tranh hình 13.1; 13.2 nêu câu hỏi:

-Người lực sĩ bê quả tạ không chuyển động có thực hiện công không? 

-Con bò kéo xe chuyển động có thực hiện công không?

-Khi nào có công cơ học?

(Yêu cầu HS trả lời C1 và hoàn thành C2=> rút kết luận.

(Tổ chức HS thảo luận C3 ;C4.

*Câu hỏi gợi ý:

-Trường hợp nào có công?

- Lực nào sinh công?

 ( Gọi đại diện HS  hoàn thành C3; C4.
(Yêu cầu HS đọc thông tin mục 1( phần II), tìm hiểu công thức tính công 

(Từ công thức tính công, em hãy cho biết cách tính S và F khi biết hai trong 3 đại lượng còn lại.

(Mở rộng:
-  Nếu vật chuyển rời theo phương vuông góc  với phương của lực thì A = 0( không thực hiện công)

( Hướng dẫn HS tóm tắt đề bài theo kí hiệu vật lí.

C5: Cho F = 5000N; s = 1000m

       Tính  A =?

C6: Cho m =2kg => P =20N

             s = 6m

     Tính A =?

*Gợi ý câu C7.

-Nhận xét gì về phương của trọng lực so với phương ngang? 

-KL gì công trong trường hợp này? 
(Yêu cầu HS trao đổi bài cho nhau, tự đánh giá kết quả học.
  (Nêu câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.
+ Nêu điều kiện để có công cơ học?

+Công cơ học  phụ thuộc vào yếu tố nào? Nêu công thức tính công và cho biết đơn vị của công ?

(Giao bài cho HS.


	I. Khi nào có công cơ học?

1. Nhận xét.

2. Kết luận.  
* Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển rời. 

3.Vận dụng.

*Ví dụ về trường hợp có công cơ học:

- Máy xúc đất đang làm việc.

- Người lực sĩ nâng quả tạ từ thấp lên cao. 

- Đầu tầu đang kéo các toa tầu chuyển động. 

 II. Công thức tính công. 
1.Công thức tính công cơ học:    A = F. S
*Trong đó:

-A là công thực hiện.

-S là quãng đường dịch chuyển

-F là lực tác dụng vào vật.

* Đơn vị của công là Jun(J) khi lực F = 1N và S = 1m.  

* 1J = 1N. 1m = 1Nm
2. Vận dụng.
 C5: Công của lực kéo tầu:

    A = F.S = 5000.1000

       = 5000000J = 5000KJ

C6: Trọng lực thực hiện công là:  A = P. S = 20.6 =120J 

C7: Do trọng lực có phương thẳng đứng vuông góc với phương chuyển động của vật nên không có công cơ học của trọng lực.

*Ghi nhí(SGK/48)




V. Rút kinh nghiệm:


Ngày soạn: 27/ 12/ 2011                 Định luật về công.                
Ngày giảng:                                   
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
   1. Kiến thức: - Phát biểu được định luật bảo toàn công cho các máy cơ đơn giản. 

                          - Nêu được ví dụ minh họa. 
   2. Kĩ năng:    Biết vận dụng định luật để giải các bài tập về mặt phẳng nghiêng và ròng rọc

   3. Thái độ:     Cẩn thận, có ý thức rèn luyện kĩ năng tính toán.

II. chuẩn bị:   *Nhóm HS:  Giá TN, ròng rọc động, thước thẳng, quả nặng 200g, lực kế 5N.



      * GV        : Phiếu học tập ( Bảng ghi kết quả TN)

III. Phương pháp: Vấn đáp, thực nghiệm, quan sát, phân tích, qui nạp và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định -Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập.

(HS1 trả lời câu hỏi 1:

-Khi có lực tác dụng vào vật và vật có dịch chuyển thì khi đó có công cơ học.

- Công cơ học phụ thuộc vào 2 yếu tố: F và S.

-Đơn vị của công là J

( HS2 trả lời câu 2:
 (Nghe câu hỏi tình huống.

( Dự kiến trả lời……..

*Hoạt động 2(15phút): Tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu để đi đến định luật về công.

(Từng HS quan sát tranh hình 14.1 nêu dụng cụ  TN.

(HĐ nhóm làm TN với các bước theo yêu cÇu(sgk/49). Ghi kết quả và thảo luận.
(Đại diện nhóm trả lời: 

C1: F1 =2F2.
C2: S2 = 2 S1 hay S1 = 1/2S2
C3: A1 = F1.S1 = 1,5.0,02= 0,03J

       A2 = F2.S2=0,75.0,04= 0,03J

      Vậy A1 =A2
( Từng HS hoàn thành câu 

C4: Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về lực thiệt 2 lần về đường đi nghĩa là không cho ta lợi về công.
*Hoạt động 3(20 phút). Giới thiệu định luật về công và vận dụng. 
( Từng HS đọc phần II (sgk/50), ghi nhớ định luật về công.

( Vận dụng thực hiện C5 và C6 vào phiếu học tập. 
( Từng HS trao đổi bài cho nhau, chấm điểm tự đánh giá kết quả học tập.

*Hoạt động 4(3phút): Hướng dẫn học ở nhà. 
+Làm bài tập từ(14.1-> 14.7)

+Học thuộc ghi nhớ.

+Chuẩn bị  bài 15( skg/52)
	( Nêu câu hỏi:

1, Khi nào có công cơ học?Công cơ học phụ thuộc vào yếu tố nào?

-Nêu công thức tính công và cho  biết đơn vị của công?

2, Nêu tác dụng của ròng rọc, mặt phẳng nghiêng?

( Nhận xét đánh giá kết quả học tập của HS.

 (Nêu câu hỏi tình huống: 

“Khi đưa một vật nặng lên cao người ta đưa bằng cách nào? Nếu dùng các máy cơ đơn giản ta có thể lợi về , nhưng có thể lợi về đường đi không?
(Chiếu lên màn hình tranh hình 14.1(a và b)/sgk cho HS quan sát. 

(Giới thiệu dụng cụ và cách tiến hành TN. 

(Tổ chức HS làm TN theo nhóm, hướng dẫn ghi kết quả. 

(Gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả TN.

(Tổ chức HS thảo luận câu C1  đến  C4.

*Gợi ý: Nhận xét gì về F1 so với F2, S2? S1
- Tính công của F1 và công của F2?và so sánh 2 công đó.

-Từ kết quả TN hãy chọn từ hoàn thành C4.
 ( Gọi 1 HS hoàn chỉnh  C4.
(Yêu cầu HS đọc trước lớp phần II của bài

(Giới thiệu định luật  công.

( Yêu cầu HS thực hiện C5, C6 vào phiếu học tập. Gợi ý:

C5: -Nhận xét về lực tác dụng và quãng đường dịch chuyển khi kéo vật bằng 2 cách?
- Tính công trong 2 cách.  
C6: - Fkéo = ròng rọc?

- So sánh S di chuyển của F với h?  -Tính A trong 2 trường hợp.

(Yêu cầu HS trao đổi bài chấm điểm cho bạn. 

(Chốt lại kiến thức bài học

     ( định luật về công)

(Giao bài cho HS.
	I. Thí nghiệm.

      (Hình 14.1 – sgk/49)
* Kéo vật trực tiếp: 

        Đo F1 và S1
* Kéo vật bằng ròng rọc: 

          Đo F2 và S2.

* Kết quả: F1 =2F2.
              S1 = 1/2 S2
                 A1 =A2
*Nhận xét: Được lợi 2 lần về lực thiệt 2 lần về đường đi. Dùng ròng rọc động không được lợi về công.

II. Định luật về  công. 

      (SGK/51)
III. Vận dụng.
C5: a, F1<F2 (2 lần)

       b, A1 = A2
       c, A1 = (500:4).4= 500J

C6: a, Khi kéo vật lên nhờ ròng rọc động thì FKéo = P/2  =>FKéo = 210N và h = l/2 = 4m

b, Công nâng vật lên: 

A = P.h = 420.4 = 1680J

Hoặc A = F.l = 210.8
                      =1680J

*Ghi nhí(SGK/51)




V. Rút kinh nghiệm:


Ngày soạn: 27/ 12/ 2011                               
Ngày giảng:                                                Công suất
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
   1. Kiến thức:  - Nêu được công suất là gì? Viết được công thức tính công suất và nêu đơn

                             vị đo công suất.
                          - Nêu được ý nghĩa số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị.
   2. Kĩ năng:     Sử dụng thành thạo công thức tính công suất 
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 EMBED Equation.3  [image: image19.wmf]t

A

=

P

 để giải được các bài tập đơn giản và một số hiện tượng liên quan  
 3. Thái độ:  Rèn cho học sinh kĩ năng tính toán..

II. chuẩn bị:   *GV:Tranh vẽ một công nhân đưa vật liệu lên cao bằng ròng rọc cố định.

III. Phương pháp: Vấn đáp, quan sát, phân tích, qui nạp và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định -Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập.

( Từng HS trả lời câu hỏi:
+ HS1 trả lời câu 1.
+ HS2 tính công của máy cày thực hiện  trong 1 giây là: (1500000 : 600 = 2500J)

( Nhận xét bạn trả lời.

(Nghe câu hỏi tình huống và dự kiến trả lời…..

*Hoạt động 2(12phút): Tổ chức học sinh tìm hiểu bài.  

(Từng HS đọc thông tin phần I, đồng thời quan sát tranh và trả lời câu hỏi: 

( Thảo luận nhóm  câu C1, C2 và đại diện trả lời.

C1: Công của An:

       A1= 16.10.4 = 640J.

+Công của Dũng: A2 =9 60J.

C2: Chọn phương án c và d.
(Từng HS thực hiện câu C3 theo 2 phương án c và d

C3: * Xét trong cùng 1 công thì  thời gian của: 

+An: t1= 50/ 640 = 0,078s

+Dòng: t2 = 60/960 = 0,0625s.

+Vậy t1 > t2.Do đó Anh Dũng làm việc khỏe hơn.

*Xét trong cùng 1 đơn vị thời gian thì công thực hiện:

+An: A1 = 640/50 =  12,8J

+Dòng: A2 = 960: 60 = 16J

+Công A2 > A1=> Anh Dũng làm việc khỏe hơn.

*Hoạt động 3(10 phút). Thông báo công suất. (Từng HS đọc thông tin mục II, mục III:
- Nêu được định nghĩa, công thức tính công suất.
- Đơn vị của công suất.
(Từng HS suy ra:
- Cách tính công: A = P.t 
-Thời gian thực hiện công: 
          t = 
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*Hoạt động 4(15phút):Vận dụng và củng cố.
(Từng HS vận dụng thực hiện câu C4 -> C6.
( Tham gia thảo luận lớp -> thống nhất, ghi vở

C4: Công suất của An:

P1 = 
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- Công suất của Dũng:P2=16w.

C5: Máy cày có công suất lớn hơn vì thời gian của máy cày bằng 1/6 thời gian của trâu cày.

(Từng HS trả lời câu hỏi chốt lại kiến thức bài học.
Hoạt động 5 (3 phút): Hướng dẫn  học ở nhà.
+Làm bài tập từ(15.1-> 15.6)

+Học thuộc ghi nhớ và đọc phần có thể em chưa biết (SGK/54)
+ Chuẩn bị bài sau: Đọc trước bài cơ năng.
	(Nêu câu hỏi:

1, Phát biểu định luật về công và viết biểu thức tính công?

2, Để cày song 1 thửa ruộng thì máy cày phải thực hiện 1 công là 1500KJ trong 10 phút. Hãy tính công thực hiện của máy cày trong 1 giây?

(ĐVĐ “ 2500J trong 1 giây được gọi là công suất của máy cày. Vậy công suất là gì và được tính như thế nào” ?

(Treo tranh hình 15.1 yêu cầu HS quan sát đồng thời đọc thông tin phần I.

(Hướng dẫn HS tìm hiểu bài qua câu hỏi gợi ý:

-Trọng lượng của 1 viên gạch? => Lực kéo của mỗi người?

- Công của mỗi người thực hiện?

-Để biết ai làm việc khỏe hơn ta phải làm gì?

(Yêu cầu HS thảo luận lựa chọn phương án của câu C2.

(Yêu cầu HS thực hiện phương án c,d để trả lời C3.

 *Gợi ý:

- Tính thời gian thực hiện cùng 1 công của mỗi người?

- Hoặc tính công thực hiện trong 1 giây của mỗi người?

- So sánh thời gian thực hiện cùng 1 công hoặc công thực hiện trong 1 giây của 2 người?

- Kết luận ai làm việc khỏe hán?

(Yêu cầu HS đọc thông tin mục II,III đẻ trả lời câu hỏi:

- Công suất là gì?

- Công suất được tính bằng công thức nào?

- Nêu đơn vị của công suất?

- Từ công thức tính công suát hãy suy ra cách tính công và thời gian thực hiện công?

( Yêu cầu HS làm việc cá nhân thực hiện vào vở câu C4 đến C6.*Gợi ý :  Câu C5:
                 Công suất   P =
[image: image22.wmf]t
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                                    A = F.S

                            

          Vì (v =9km/h) => S = 9km

+Câu C6:Dựa vào công thức tính công suất P = A/t và công thức tính công A = F.S, công thức tính vận tốc v =S/t.

(Gọi 2 em lên bảng thực hiện 2 câu C5  và C6.
(Tổ chức HS thảo luận trao đổi kết quả câu C4 đến C6. 

(Nêu câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

+Qua bài học hôm nay ta cần ghi nhớ điều gì??

(Giao bài cho HS.


	I. Ai làm việc khỏe hơn?


* Để biết ai làm việc khỏe hơn người ta so sánh công thực hiện trong 1 đơn vị thời gian. 

I. Công suất.

 + Công thực hiện trong 1 đơn vị thời gian được gọi là  công suất.

+Công thức:  P =
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*Trong đó:

- A là công thực hiện.

- t là thời gian thực hiện công - P là công suất.

III. Đơn vị công suất.

- Là oát ( W) khi đơn công là J và thời gian thực hiện công  là giây.

- Ngoài ra ®ơn vị công suất còn là KW và MW

+1 KW = 1000W

+ 1 MW = 1000KW
IV. Vận dụng.
C4: 

C5: 

C6: a, Trong 1 giờ con ngựa kéo xe đi 1 đoạn đường là: 

                 S= 9km

+Công của lực kéo con ngựa:

 A = F.S = 200.9000 

              = 1800000J

+ Công suất của ngựa:

P = 
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*Ghi nhí(SGK/48)


V. Rút kinh nghiệm:

Ngày soạn: 02/ 1/ 2012                             

Ngày giảng:                                                                             

cơ năng
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
      1. Kiến thức:  
- Nêu được vật có khối lượng càng lớn, ở độ cao càng lớn thì thế năng càng lớn.

- Nêu được ví dụ chứng tỏ một vật đàn hồi bị biến dạng thì có thế năng.

- Nêu được vật có khối lượng càng lớn, vận tốc càng lớn thì động năng càng lớn.

     2. Kĩ năng:   Quan sát, phân tích kết quả thí nghiệm.
     3. Thái độ : Rèn học sinh đức tính cận thận, hợp tác trong hoạt động nhóm.
II. chuẩn bị:   *Nhóm HS: - Lò xo uốn thành vòng tròn, máng nghiêng, quả nặng, sợi dây.

                                              - Quả cầu A bằng thép, miếng gỗ, bao diêm.  



      * GV   :     Máy tính, một số TN ảo mô phỏng kết quả TN.
III. Phương pháp: Vấn đáp, thực nghiệm, quan sát, phân tích, qui nạp và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định -Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập.

(HS1 trả lời câu hỏi 1:

-Một vật thực hiên công khi sinh ra lực tác dụng vào vật khác làm vật chuyển động quãng đường S.

( HS2 trả lời câu 2:

(Nghe câu hỏi tình huống. Dự kiến trả lời……..

*Hoạt động 2(5 phút): Tìm hiểu cơ năng của vật.
(Hoạt động cá nhân: 

-Đọc thông tin mục 1.

-Nêu khái niệm cơ năng.

*Hoạt động 3(13 phút). Hình thành khái niệm thế năng. 

 ( Làm việc cá nhân:

-Đọc thông tin mục1phần II.

- Quan sát hình 16.1a. Trả lời câu hỏi của GV:  Quả năng A đứng trên mặt đất không sinh công vậy không có cơ năng.
(Quan sát tranh hình 16.1b và nêu dự đoán: Quả nặng ở trên cao có cơ năng.
  ( Quan sát TN do GV làm, tham gia thảo luận và hoàn thành C1.
C1: +Quả nặng A chuyển động xuóng dưới làm căng sợi dây làm khúc gỗ B chuyển động từ là thực hiên công => có cơ năng.

+ ở vị trí càng cao thì công của vật càng lớn => cơ năng lớn 

+ Nếu thay vật A bằng vật A’ có khố lượng lớn hơn thì công của A’ lớn hơn => cơ năng lớn.

( Từng HS nghe GV thông báo và nêu được kết luận: 

(Làm việc cá nhân:

-Đọc thông tin mục2 phần II.

-Quan sát hình 16.2. Dự kiến phương án để biết lò xo có cơ năng: Dùng kéo cắt sợi dây.

(Thảo luận nhóm và dự kiến trả lời:

- Nếu cắt đứt sợi dây thì lò xo trở về vị trí ban đầu, khúc gỗ bắn đi -> nhận biết lò xo có cơ năng.

(Làm TN theo nhóm, kiểm tra dự đoán và hoàn thành C2
 C2: Khi ta đốt sợi dây ( buông tay giữ chốt nén lò xo). Lò xo đẩy miếng gỗ lên cao, tức là thực hiện công => lò xo biến dạng, có cơ năng.
*Hoạt động 3(13 phút). Hình thành khái niện động năng.   
(Làm việc cá nhân:

-Đọc thông tin mục1.
- Quan sát hình 16.3. Dự đoán: khúc gỗ B chuyển động.
(Quan sátTN, tham gia thảo luận lớp, hoàn thành C3, C4.
C3, C4: Quả nặng A lăn xuống đập vào B làm B chuyển động. Quả nặng A tác dụng vào B một lực làm miếng gỗ chuyển động, tức là thực hiện công.
( HS tự hoàn chỉnh C5 rút kết luận.

( Từng HS trả lời câu hỏi của GV(nêu dự đoán)

(Làm TN2 theo nhóm, quan sát, thảo luận, trả lời C6.

C6: So với TN1 miếng gỗ chuyển động dài hơn => khả năng thực hiện công lớn hơn => quả cầu ở vị trí 2 cao hơn => vận tốc lớn hơn => động năng của quả cầu ở vị trí 2 lớn hơn. Thế năng phụ thuộc vào vận tốc của vật.

(Tìm hiểu TN3 nêu dự đoán
( Hoạt động nhóm: Làm TN3, quan sát, thảo luận, hoàn thành C7, C8.

C7: Miếng gỗ chuyển động đoạn đường dài hơn như vậy công của quả cầu A’ lớn hơn công của quả cầu A. 

C8: Vậy động năng phụ thuộc vào khối lượng. 

*Hoạt động 4(7phút): Vận dụng củng cố 

( Từng HS vận dụng, trả lời C9, C10.

( Trả lời cầu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

* Hoạt động 5 (2 phút): 
Hướng dẫn học ở nhà. 

+Làm bài tập của bài 16.

+Học thuộc ghi nhớ.

+ Đọc phần có thể em chưa biết (sgk/58)

+Chuẩn bị  bài 18( skg/59)


	( Nêu câu hỏi:

1, Một vật thực hiện công khi nào?

2, Nêu công thức tính công và đơn vị của công.

( Nhận xét đánh giá kết quả học tập của HS.

(Nêu câu hỏi tình huống: 

“Một vật chưa thực hiên công nhưng có khả năng thực thực hiện công thì ta nói vật đó có cơ năng.Vậy cơ năng là gì? Khi nào vật có cơ năng”?

(Yêu cầu HS thu thập thông tin phần I, tìm hiểu cơ năng. 

(Hỏi: Cơ năng là gì? Khi nào vật có cơ năng? Đơn vị cơ năng là gì? 

(Hiển thị hình 16.1a lên màn hình, cầu HS đọc thông tin mục 1 phần II .

*Câu hỏi gợi ý:

- Quả nặng A đứng yên trên mặt đất có sinh công không? Vậy có cơ năng?

( Hiển thị hình 16.1b lên màn hình, yêu cầu HS nêu dự đoán. 

- Quả nặng ở trên cao có cơ năng không?

( Làm TN hình 16.1b: 

*Tổ chức lớp thảo luận C1.

- Tại sao quả nặng A ở trên cao lại có cơ năng? Nếu vật càng cao thì cơ năng của nó sẽ như thế nào? 
- Công trong trường hợp này dựa vào lực nào?

-Nếu thay vật A bằng vật A’ có khối lượng lớn hơn thì cơ năng của A’ như thế nào so với  vật A?

(GV thông báo: Cơ năng trong trường hợp này là thế năng. Vậy thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào?

(Treo tranh vẽ hình 16.2a,b. Yêu cầu HS nêu dự đoán.

-Khi lò xo đang bị nén bằng cách nào để biết được lò xo có cơ năng?

-Hiện tượng gì xảy ra khi ta cắt đứt sợi dây? Điều đó cho ta nhận biết gì?

( Yêu cầu thực hiện TN và hoàn thành C2.
* Hỏi thêm:Khi nén mạnh, lò xo thực hiện công như thế nào? Vậy thế năng trong trường hợp này phụ thuộc vào gì?

(Từng HS nhận xét được: Khi nén mạnh => công lớn =>Thế năng lớn và thế năng này là thế năng đàn hồi

(Yêu cầu HS trao đổi nhóm, tự rút kết luận.

(Treo tranh vẽ hình 16.3. Yêu cầu HS nêu dự đoán.

-Hiện tượng gì xảy ra khi quả cầu A lăn trên máng nghiêng và đập vào thỏi gỗ B?

( Biểu diễn TN  và tổ chức lớp thảo luận câu C3. C4.

(Yêu cầu từng HS rút kết luận( hoàn chỉnh C5)

*§V§:

- Nếu quả nặng A ở vị trí cao hơn(ở vị trí 2) thì độ lớn vận tốc của nó thay đổi như thế nào?

- So sánh công trong 2 trường hợp?

( Yêu cầu làm TN2 kiểm tra dự đoán từ đó hoàn thành C6.

( ĐVĐ: “ Ta thay quả cầu A bằng quả cầu A’ có khối lượng lớn hơn và cho lăn ở vị trí 2 thì hiện tượng xảy ra như thế nào so với TN2?”

( Yêu cầu HS làm TN3 kiểm tra dự đoán và nêu câu hỏi:

+ Qua kết quả trên em rút ra nhận xét gì về động năng của quả cầu so với khối lượng của nó.

+ Qua TN2 và TN3 em rút ra kết luận gì?

( GV thông báo: WĐ,, WT là hai dạng cơ năng, một vật có thể vừa có thế năng vừa có động năng (như máy bay bay trên cao).
( Yêu cầu hai học sinh trả lời C9, C10.

+ Lấy ví dụ vật có cả thế năng và động năng

+ Trong các hình 16.4abc cơ năng của từng vật ở mỗi hình ? 

( Nêu cầu hỏi yêu cầu HS chốt lại kiến thức bài học. 

+ Khi nào vật có cơ năng?

+ Cơ năng gồm mấy dạng? Đó là dạng nào?

+Thế năng động năng là gì? Thế năng, động năng phụ thuộc vào gì?

(Giao bài cho HS.
	I. Cơ năng:

*  Khi một vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng.

* Vật có khả năng thực hiện công lớn thì cơ năng của vật lớn.

* Đơn vị của cơ năng là Jun. 

II.Thế năng. 

1. Thế năng hấp dẫn:

- Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất được gọi là thế năng hấp dẫn.

- Thế năng hấp dẫn của vật phụ thuộc vào khối lượng và mốc tính độ cao.

2. Thế năng đàn hồi

*Thí nghiệm: Hình16.2

*Kết luận:

 Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.

III. Động năng:

1. Khi nào vật có động năng?

*TN1 (hình 16.3)

- Một vật chuyển động có khả năng sinh công tức là có cơ năng. Cơ năng của vật do sự chuyển động mà cú gọi là động năng.

2. Động năng phụ thuộc vào những yếu tố nào?

*TN2 (hình 16.3): thả quả cầu A ở vị trí 2.

*TN3 (hình 16.3) : Thay quả cầu A ở vị trí 2 bằng quả cầu A’ có khối lượng lớn hơn.

*Kết luận : Động năng của vật phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng của vật

IV. Vận dụng.
C9: -  Con lắc lò xo dao động . 

     - Vật chuyển động trên không trung: viên đạn thoát ra khỏi lòng súng, quả táo đang rơi.

C10:

- Hình 16.4a: có thế năng.

- Hình 16.4b có động năng.

-Hình 16.4c có thế năng.

*Ghi nhí(SGK/58)




V. Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 22/ 1/ 2012 
Ngày giảng:      
Các chất được cấu tạo như thế nào?
i. Mục tiêu:

   1. Kiến thức: Nêu được các chất đều cấu tạo từ các phân tử, nguyên tử. Nêu được giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.. 
    2. Kĩ năng: Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.
    3. Thái độ: Rèn học sinh đức tính cận thận, hợp tác trong hoạt động nhóm.
II. chuẩn bị:   *Nhóm HS: - Hai bình chia độ( 100cm3) + 100cm3 ngô hoặc đỗ.

                                               - 100cm3 cát khô.



      * GV   : Dụng cụ TN vào bài: 

                                             +2 bình thủy tinh hình trụ đường kính cỡ 20mm

                                             + 100cm3 rượu và 100cm3 nước.

III. Phương pháp: Vấn đáp, thực nghiệm, quan sát, phân tích, qui nạp và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(10 phút): ổn định - Tổ chức tình huống học tập.

(Trả lời câu hỏi của GV. 

+ Nêu dự đoán….

( Quan sátTN do GV biểu diễn và nêu kết quả: Được 95cm3 hỗn hợp.

(Nghe câu hỏi tình huống. Dự kiến trả lời……..

*Hoạt động 2(15 phút): Tìm hiểu về cấu tạo của chất

(Hoạt động cá nhân: 

- Đọc thông tin mục I.

- Quan sát ảnh chụp của các nguyên tử silíc.

- Rút ra được cấu tạo chất và ghi vở.

*Hoạt động 3(10 phút). Tìm hiểu về khoảng cách các phân tử.
(Hoạt động nhóm:

+Làm TN: đổ 50cm3 đỗ vào 50cm3  cát. Quan sát.

+Thảo luận, trả lời C1. 

C1: Ta thu được không phải là 100cm3 hỗn hợp (mà là 78cm3 hoặc 90cm3…).Vì các hạt cát xen lẫn vào khoảng cách của các hạt đỗ.
(Từng HS liên hệ trả lời C2.

C2: Khi trộn rượu vào nước thể tích hỗn hợp giảm đi là do các phân tử của rượu xen vào khoảng cách các phân tử của nước( ngược lại)

(Rút ra kết luận về cấu tạo chất.

*Hoạt động 4(7phút): Vận dụng củng cố 

( Từng HS  vận dụng trả lời C3, C4 và C5.
C4: Thành bóng cao su được cấu tạo bởii các phân tử cao su- giữa chúng có khoảng cách. Nên các phân tử khí xen vào khoảng cách và chui ra ngoài.

( Trả lời cầu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

* Hoạt động 5 (3 phút): 
Hướng dẫn học ở nhà. 

(Ghi nhớ công việc về nhà:
+Làm bài tập của bài 19.

+ Đọc phần có thể em chưa biết (sgk/70)

+Chuẩn bị  bài 20( sgk/71)
	( Nêu câu hỏi:

+Nếu ta đổ 50cm3 rượu vào 50cm3ta thu được bao nhiêu cm3 hỗn hợp?
( Thực hiện TN hình 19.1.Yêu cầu HS quan sát và gọi 1 em kết quả TN.

(Nêu câu hỏi tình huống: 

“Đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước ta thu được 95cm3 hỗn hợp. Vậy 5cm3còn lại đã biến đi dâu mất ”?

(Yêu cầu HS đọc thông tin mục 1, rút ra cấu tạo của chất.

(Treo tranh vẽ hình 19.3 và khảng định lại cấu tạo của chất: 

 + Phân tử là một nhóm nguyên tử.
+Nguyên tử là hạt rất nhỏ bé, mắt thường không thể nhìn thấy được. 

( Chuyển ý: Giữa các hạt, nguyên tử có khoảng cách không?Nếu ta chén 50cm3đỗ vào 50cm3 cát, ythì kết quả thu được sẽ như thế nào?

( Yêu cầu HS dự đoán và làm TN kiểm tra dự đoán.

(Tổ chức lớp thảo luận, trả lời câu 1,2.

*Gợi ý:

- Kết quả thu được như thế nào?Hãy giải thích tại sao?

- Hãy liên hệ giải thích tại sao thể tích của hỗn hợp rượu và nước giảm đi 5cm3?

- Qua 2 TN trên, cho em rút ra kết luận gì về cấu tạo nguyên tử?

(Chốt ý: Các chất được cấu tạo từ các hạt rất nhỏ, gọi là nguyên tử, phân tử, giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.

*Thông báo thêm: Khi sắp xếp 10 triệu nguyên tử sát gần nhau thì độ dài gần 2cm.

(Tổ chức lớp thảo luận, hoàn chỉnh các câu: C3, C4 và C5.

( Nêu cầu hỏi yêu cầu HS chốt lại kiến thức bài học. 

+Qua bài học hôm nay, ta cần ghi nhớ điều gì?

(Giao bài cho HS. 
	I. Các chất có được cấu tạo từ các hạt riêng biệt không?

* Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt rất nhỏ gọi là nguyên tử, phân tử.

 II.Giữa các phân tử có khoảng cách hay không?
1, Thí nghiệm mô hình.

- Trộn 50cm3 đỗ vào 50cm3 cát.

- Kết quả thu được hỗn hợp  không phải là 100cm3.

2, Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

III. Vận dụng.
 C3: Khi thả 1 cục đường vào nước, khuấy đều các phân tử đường xen vào khoảng cách các phân tử của nước, các phân tử của nước xen vào khoảng cách các phân tử của đường => nê nước có vị ngọt.

C4.

C5: Cá sống được trong nước vì các phân tử không khí chen vào khoảng cách các phân tử nước.

*Ghi nhí(SGK/70)




V. Rút kinh nghiệm:


Ngày soạn: 22/ 1/ 2012 

Ngày giảng:      
                            Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
 i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
    1. Kiến thức: Nêu được các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng. Nêu được ở nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.     
    2. Kĩ năng: Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng. Giải thích được hiện tượng khuếch tán
    3. Thái độ: Rèn học sinh đức tính cận thận, hợp tác trong hoạt động nhóm.
II. chuẩn bị:   *Nhóm HS: + Làm TN trước: đổ mực tím vào bình nước => quan sát.


      * GV   :      + 3 ống nghiệm đựng dung dịch đồng sunfát: một ống  làm trước 

                                         ba  ngày; một ống làm trước 1 ngày; một ống làm trước khi lên lớp.

                                             +Tranh vẽ về hiện tượng khuếch tán

III. Phương pháp: Vấn đáp, thực nghiệm, quan sát, phân tích, qui nạp và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định – Kiểm tra bài cuzx và tổ chức tình huống học tập.

(Trả lời câu hỏi của GV. 

(Nhận xét bạn  trả lời. 

(Nghe câu hỏi tình huống. Dự kiến trả lời……..

*Hoạt động 2(10 phút): Nghiên cứu TN Bơ-rao. 
(Hoạt động cá nhân: 

- Đọc thông tin phần I.

- Quan sát tranh vẽ hình 20.2

- Hiểu được: Khi quan sát phấn hoa trong nứoc thấy chúng chuyển động không ngừng về mọi phía. 

*Hoạt động 3(10 phút). Tìm hiểu về chuyển động của nguyên tử, phân tử.
+Quan sát tranh vẽ hình 20.1 và 20.2 trả lời các câu hỏi C1, C2, C3.
C1: Quả bóng bay tương tự như hạt phấn hoa.

C2: Câc HS tương tự như các phân tử của nước

C3::Do các phân tử của nước không đứng yên mà chuyển động hỗn độn không ngừng, trong khi chuyển đã va trạm vào các hạt phấn hoa làm cho hật phấn hoa chuyển động.
(Rút kết luận về sự chuyển động của các phân tử.

*Hoạt động 4(8phút): Tìm hiểu về mối quan hệ giữa chuyển động của các phân tử và nhiệt độ.
(Từng HS đọc thông tin phần III, trả lời câu hỏi.

 (Tham gia thảo luận lớp và rút ra kết luận:

*Hoạt động 5(10phút): Vận dụng củng cố 

( Từng HS quan sát tranh vẽ và TN do GV biểu diễn, trả lời câu C4.  

C4: Phân tử nước và đồng sunfat đều chuyển động hỗn độn không ngừng về mọi phía, nên các phân tử sunfát đồng có thể chuyển động lên trên, các phân tử của nước chuyển động xuống dưới xen vào khoảng cách các phân tử đồng sunfát.

(Làm việc cá nhân, hoàn thành C5, C6 và C7.
( Trả lời câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

* Hoạt động 5 (2 phút): 
Hướng dẫn học ở nhà. 

+Học và làm bài tập bài 20.

+ Đọc phần có thể em chưa biết (sgk/73)

+Chuẩn bị  bài 21( sgk/74)
	( Nêu câu hỏi:

1,Các chất được cấu tạo như thế nào?

2,Hãy giải thích tại sao, khi thả 1 cục đường vào nước khuấy lên, đường tan ra  nước có vị ngọt?

(Nêu câu hỏi tình huống: 

“Khi thả 1 cục đường vào nước, khuấy lên, đường tan ra  nước có vị ngọt là do các phân tử của đường xen vào khoảng cách các phân tử của nước( ngược lại). Vậy các phân tử của đường, nước có đứng yên ở khoảng cách đó không”?

(Gọi 1 em đọc phần mở bài.

(Yêu cầu HS đọc thông tin phần I về TN Bơ-rao

(Treo tranh vẽ hình 20.2 và mô tả lại TN Bơ-rao. 

(Nêu câu hỏi.

+ Các phân tử của đường có chuyển động trong cốc nước đường không?

(Treo hình 20.1 lên bảng, yêu cầu HS quan sát 2 hình và trả lời các câu hỏi C1, C2, C3.

(Tổ chức lớp thảo luận.
+ Qua TN trên cho em rút ra kết luận gì về các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật?

(Chuyển ý: Chuyển động của các phân tử, nguyên tử có liên quan đến nhiệt độ của vật không?
( Yêu cầu HS đọc thông tin phần III.

(Tổ chức lớp thảo luận theo câu hỏi:
+ Tại sao khi tăng nhiệt độ của nước thì các phân tử phấn hoa chuyển động nhanh?

+ Qua hiện trên cho ta rút ra kết luận gì? 

(Treo tranh vẽ hình 20.4, mô tả TN.

(Biểu diễn TN cho HS quan sát => Giới thiệu đó là hiện tượng khuếch tán.

(Tổ chức lớp thảo luận, hoàn chỉnh các câu: C5, C6 và C7.

( Nêu câu hỏi yêu cầu HS chốt lại kiến thức bài học. 

+Qua bài học hôm nay, ta cần ghi nhớ điều gì?

(Giao bài cho HS. 


	I. Thí nghiệm Bơ-rao.

II.Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.

III. Chuyển động phân tử và nhiệt độ
* Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.

IV. Vận dụng.
C4.
C5:Do các phân tử không khí chuyển động không ngừng về mọi phía.

C6: Có. Vì các phân tử chuyển động nhanh lên.

C7: Trong cốc nước nóng, thuốc tím tan nhanh hơn vì các phân tử chuyển động nhanh hơn.

*Ghi nhí(SGK/73)




V. Rút kinh nghiệm:

  Ngày soạn:   12/ 2/ 2012                            

  Ngày giảng:                                           Nhiệt năng 
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
  1. Kiến thức: Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng. Nêu được nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của nó càng lớn. Nêu được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và tìm được ví dụ minh hoạ cho mỗi cách. Phát biểu định nghĩa nhiệt lượng và nêu được đơn vị đo nhiệt lượng 
    2. Kĩ năng: Giải thích được một số hiện tượng vật lý.

    3. Thái độ: Rèn học sinh đức tính cận thận, hợp tác trong hoạt động nhóm
II. chuẩn bị:    * GV   : Miếng  kim loại; quả bóng cao su; phích nước nóng; cốc thủy tinh.

III. Phương pháp: Vấn đáp, thực nghiệm, quan sát, phân tích, qui nạp và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định – Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập.

(Trả lời câu hỏi của GV. 

1, Các chất được cấu tạo như thế nào?Chuyển động của nguyên tử, phân tử liên quan gì đến nhiệt độ của vật?

2,Hãy trình bày sự chuyển hóa cơ năng  trong TN quả bóng rơi?

(Nhận xét bạn  trả lời. 

(Nghe câu hỏi tình huống. Dự kiến trả lời……..

*Hoạt động 2(1 phút): Tìm hiểu nhiệt năng. 

(Hoạt động cá nhân:

 - Đọc thông tin phần I.

- Nêu được khái niệm nhiệt năng và sự phụ thuộc nhiệt năng vào nhiệt độ. 
(HS trả lời câu hỏi 
+Để biết nhiệt năng của vật tăng hay giảm ta dựa vào nhiệt độ của vật.
+Muốn làm thay đổi nhiệt năng của vật bằng cách ta làm nóng vật lên hay làm lạnh vật đi. 

*Hoạt động 3(10 phút). Tìm hiểu các cách làm thay đổi nhiệt năng.
(Hoạt động nhóm: 

+ Thảo luận đưa ra các cách làm vật nóng hay lạnh đi.

Cách 1: Đốt nóng.

Cách 2: Thả vào nước lạnh.

Cách 3: Thả vào nước đá.

Cách 4: Cọ sát với vật khác.

( Làm việc cá nhân :Trả lời câu hỏi của GV.

+Nêu ra 2 cách thực hiện công và truyền nhiệt để tăng nhiệt năng của miếng đồng.

+ Hoàn thành C1; C2.
C1: Cọ xát miếng đồng vào mặt bàn miếng đồng nóng lên.Chứng tỏ nhiệt năng tăng.
C2: Đốt nóng miếng đồng hoặc thả vào cốc nước nóng.

(Rút KL: Có 2 cách làm thay đổi nhiệt năng của vật.

*Hoạt động 4(5phút): Tìm hiểu khái niệm nhiệt lượng.

(Hoạt động cá nhân:

+Đọc thông tin phần III.

+Nêu khái niệm nhiệt lượng, đơn vị và kí hiệu nhiệt lượng. 

 *Hoạt động 5 (10phút): Vận dụng củng cố 
( Từng HS trả lời C3; C4; C5.
C4:Xoay hai bàn tay vào nhau ta thấy bàn tay nóng lên. Sự chuyển hóa từ CN sang nhiệt năng. Đây là sự thực hiện công.
( Trả lời câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

* Hoạt động 5 (2 phút): 
Hướng dẫn học ở nhà. 

(Ghi nhớ công việc về nhà:
+Học và làm bài tập bài 21.

+ Đọc phần có thể em chưa biết (sgk/76)

+Chuẩn bị  giờ sau: ôn tập từ bài 13 đến bài 21.
	( Nêu câu hỏi:

(Nêu câu hỏi tình huống: 

“Trong TN xét  quả bóng rơi. Cứ mỗi lần quả bóng nảy lên thì độ cao của quả bóng giảm dần. Vậy cơ năng của nó có giảm không? Nếu có thì cơ năng đó đã biến mất đi đâu?Hay đẫ chuyển hóa thành dạng năng lượng khác?Dạng năng lượng đó là gì”?

(ĐVĐ: “Các phân tử, nguyên tử có động năng không?” 

(Yêu cầu HS đọc thông tin phần I.

(Nêu câu hỏi.

+ Nhiệt năng của vật là gì?

+Nhiệt năng phụ thuộc vào yếu tố nào?

(ĐVĐ“Làm thế nào để biết được nhiệt năng của vật tăng  giảm”?

+Vậy muốn làm thay đổi nhiệt năng của vật ta làm thế nào?

+Có những cách nào để tăng nhiệt năng của vật?  

+Bằng cách nào làm cho vật nóng lên hay lạnh đi?

(Thông báo: Có nhiều cách xong qui về 2 cách:

+Cách 1: Thực hiện công.

+Cách 2: Truyền nhiệt.

(Tổ chức lớp thảo luận.
+Để thực hiện công lên miếng đồng ta phải làm gì?

+Hãy tìm ra cách khác làm biến đổi nhiệt năng của miếng đồng mà không phải bằng cách thực hiện công?
(Gọi đại diện 2 em trả lời 2 câu hỏi C1; C2.
+Qua nhận xét ở trên, em rút ra kết luận có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của vật?

(Chuyển ý:Khi đốt nóng miếng đồng thì nhiệt năng của miếng đồng tăng. Phần nhiệt năng mà miếng đồng tăng lên gọi là nhiệt lượng. Vậy nhiệt lượng là gì??
( Yêu cầu HS đọc thông tin phần III. Nêu câu hỏi:

- Nhiệt lượng là gì?

- Nêu kí hiệu và đơn vị của nhiệt lượng?

 (Tổ chức lớp thảo luận theo câu hỏi từ C3 đến C5.

(Gọi 3 HS đại diện trả lời 3 câu hỏi từ C3 đến C5. 

*Gợi ý câu C5: Trong mỗi lần quả bóng nảy lên thì độ cao giảm dần. Vậy cơ năng giảm, cơ năng đó mất đi đâu?

( Nêu câu hỏi yêu cầu HS chốt lại kiến thức bài học. 

+Có mấy cách làm biến đổi nhiệt năng của vật?

+Nhiệt năng là gì?

+Thế nào là nhiệt lượng?

(Giao bài cho HS.

	I. Nhiệt năng.

*Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật.
II. Các cách làm thay đổi nhiệt năng của vật.

* Hai cách làm thay đổi nhiệt năng của vật:

a. Thực hiện công.

b, Truyền nhiệt.

III. Nhiệt lượng.
*Khái niệm: 

Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt nhiệt được gọi là nhiệt lượng.

* Kí hiệu nhiệt lượng là: Q

*Đơn vị nhiệt lượng là Jun(J)

IV. Vận dụng.
 C3: Nung nóng 1 miếng đồng rồi thả vào nước thì nhiệt năng của nước tăng, của đồng giảm.Đây là sự truyền nhệt.

C5: Cơ năng của quả bóng giảm dần là do 1 phần cơ năng đã biến thành nhiệt năng của không khí gần quả bóng, của quả bóng và mặt sàn.
*Ghi nhí(SGK/75)




V. Rút kinh nghiệm:   
Ngày soạn: 2/ 3/ 2012

Ngày giảng:                                       Dẫn nhiệt
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
   1. Kiến thức: Tìm được ví dụ minh hoạ về sự dẫn nhiệt.  

   2. Kĩ năng:  Vận dụng kiến thức về dẫn nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản    
  3. Thái độ: Rèn học sinh đức tính cận thận, hợp tác trong hoạt động nhóm
II. chuẩn bị:    * GV   : Dụng cụ để làm TN ở hình 22.1; 22.2; 22.3; 22.4(sgk/77,78)

                           *Nhóm HS; Dụng cụ TN ở hình 22.1; 22.2; 22.3; 22.4(sgk/77,78)

III. Phương pháp: Vấn đáp, thực nghiệm, quan sát, phân tích, qui nạp và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định – Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập.

(Trả lời câu hỏi của GV.
 1, Nhiệt năng là gì? Có mấy cách làm biến đổi nhiệt năng của vật?

2, Thế nào là nhiẹt lượng? Đơn vị đo nhiệt lượng là gì?

(Nhận xét bạn  trả lời. 

(Nghe câu hỏi tình huống. Dự kiến trả lời……..

*Hoạt động 2(10 phút): Tìm hiểu về sự dẫn nhiệt. 

(Hoạt động cá nhân:

+Nghiên cứu, quan sát TN.

+Nêu mục đích, dụng cụ và cách tiến hành TN.

(Hoạt động nhóm:

-Tiến hành TN, quan sát.

-Thảo luận, trả lời C1-> C3.

C1: Các đinh rơi xuống chứng tỏ nhiệt đã truyền đến sáp cho sáp nóng lên và chảy ra.

C2: Các đinh theo thứ tự từ a đế b đến c rồi đến d.
C3: Qua TN ta nhận thấy rằng nhiệt truyền dần từ đầu A đến đầu B.
(Hoạt động cá nh©n:Rót ra KL. Lấy được VD thực tế.
*Hoạt động 3(20 phút). Tìm hiểu về tính dẫn nhiệt của các chất.
(Hoạt động cá nhân: 

+Nghe GV giới thiệu dụng cụ và cách tiến hành.

+Dự đoán hiện tượng xảy ra. 

( Làm việc nhóm :

+Tiến hành TN1, quan sát.

+Thảo luận hoàn thành C4;C5
C4: Các đinh không rơi đồng thời, kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh.
C5: Đồng dẫn nhiệt tốt nhất, thủy tinh dẫn nhiệt kém nhất. Trong chất rắn thì kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. 

( Từng HS nêu dự đoán….. 

( Hoạt động nhóm:

-Bố trí và thực hiện TN(hình 22.3; 22.4), quan sát.

- Thảo luận, trả lời C6 và C7.
C6: Cục sáp ở đáy ống không chảy ra. Chứng tỏ chất lỏng dẫn nhiệt kém.

C7: Sáp ở nút ống nghiệm không chảy ra. Chứng tỏ chất khí dẫn nhiệt kém.

(Rút KL về tính dẫn nhiệt.

*Hoạt động 4(8phút): Vận dụng củng cố. 
( Từng HS vận dụng trả lời C8; C9; C10; C11; C12.
 (Tham gia hảo luận lớp, hoàn thành 5 câu hỏi.

( Trả lời câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

* Hoạt động 5 (2 phút): 
Hướng dẫn học ở nhà. 

+Học và làm bài tập bài 22.

+ Đọc phần có thể em chưa biết (sgk/79)

+Chuẩn bị  bài 23( sgk/80)
	( Nêu câu hỏi:

(Nêu câu hỏi tình huống: 

“Ta đã biết nhiệt năng của vật được truyền từ vật này sang vật khác. Sự truyền nhiệt này được thực hiện bằng mấy cách đó là cách nào”?

(Yêu cầu HS nghiên cứu TN hình 22.1 và nêu:
 +Mục đích của TN này? 

+Để đạt mục đích đó ta cần có dụng cụ gì?

+Nêu cách tiến hành TN?

(Hướng dẫn HS bố trí và tiến hành TN( hình 22.1).

(Tổ chức lớp thảo luận, hoàn thành câu hỏi C1;C2; C3. 

+Hiện tượng gì xảy ra khi ta đốt nóng đầu A?

+Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì? Các đinh rơi xuống trước sau theo thứ tự nào?

+Qua TN đó cho ta kl gì về sự truyền nhiệt năng của thanh  AB?

( Thông báo: Nhiệt được truyền từ phần này sang phần khác được gọi là sự dẫn nhiệt.
(Chuyển ý: Với các chất khác nhau thì tính dẫn nhiệt của chúng có giống nhau không?

(Mô tả dụng cụ và cách tiến hành TN1 

(Hỏi: Hiện tượng gì xảy ra khi ta dùng ngọn lửa đốt nóng thanh trên?

(Hướng dẫn HS bố trí và tiến hành TN1( hình 22.2).

(Gọi 2 em đại diện 2 nhóm trả lời câu hỏi C4; C5.
+Các đinh có rơi xuống đồng thời không? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì?

+Qua kết quả TN1, hãy cho biết tính dẫn nhiệt của các chất.  Chất nào dẫn điện tốt nhất,  kém nhất?

(Chuyển ý: Chất lỏng, chất khí dẫn nhiệt có tốt như chất rắn không? 
( Yêu cầu HS quan sát hình 22.3; 22.4, nêu dụng cụ, mục đích, cách tiến hành TN2, TN3.

(Tổ chức lớp thảo luận kết quả TN theo câu hỏi  C6,  C7.

+ Khi nước ống nghiệm sôi, cục sáp có nóng chảy không? Hiện tượng đó cho ta kết luận gì về tính dẫn nhiệt của chất lỏng?

+ Kết quả TN3 cho ta rút ra KL gì về tính dẫn nhiệt của chất khí?

+ Qua 3 TN cho em rút ra kết luận gì về tính dẫn nhiệt của cách chất? 

( Tổ chức lớp thảo luận, hoàn thành từ C8 => C12.

C12: Vì KL dẫn nhiệt tốt. Những ngày rét, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiệt độ cơ thể, khi sờ vào KL nhiệt từ ccơ thể truyền vào KL phân tán nhanh nên cảm thấy lạnh ( ngược lại)

( Yêu cầu HS chốt lại kiến thức bài học: “Qua bài học hôm nay ta cần ghi nhớ điều gì?”

(Giao bài cho HS. 
	I. Sự dẫn nhiệt.

1, Thí nghiệm.

             Hình 22.1
2,Trả lời câu hỏi.

*Kết kuận: Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt từ phần này sang phần khác, từ vật này sang vật khác.

II. Tính dẫn nhiệt của các chất.

*Thí nghiệm 1( Hình 22.2)


*Thí nghiệm 2

*Thí nghiệm 3.

*Kết luận:

-Chất rắn dẫn nhiệt tốt.

-Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.

- Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém.

III. Vận dụng.
C8. 

C9. Xoong nồi làm bằng kim loại còn bát làm bằng sứ. Vì KL dẫn nhiệt tốt còn sứ dẫn nhiệt kém.

C10. Vì  không khí ở các lớp áo mỏng dẫn nhiệt kém

C11. Chim đứng xù lông vào mũa đông. Vì để tạo ra các lớp không khí dẫn nhịêt kém giữa lông chim.

*Ghi nhí(SGK/79)


V. Rút kinh nghiệm:

Ngày soạn: 9/ 3/ 2012

Ngày giảng:                                       
Đối lưu - Bức xạ nhiệt
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
  1. Kiến thức: -Tìm được ví dụ minh hoạ về sự đối lưu;

                         - Tìm được ví dụ minh hoạ về bức xạ nhiệt.

    2. Kĩ năng: Vận dụng được kiến thức về đối lưu, bức xạ nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản.    
3. Thái độ: Rèn học sinh đức tính cận thận, hợp tác trong hoạt động nhóm
II. chuẩn bị:    * GV   : Dụng cụ để làm TN ở hình 23.2; 23.3; 23.4; 23.5(sgk/80,81)

                           *Nhóm HS; Dụng cụ TN ở hình 23.2(sgk/80

III. Phương pháp: Vấn đáp, thực nghiệm, quan sát, phân tích, qui nạp và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định – Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập.

(Từng HS nhớ lại kiến thức cũ trả lời câu hỏi của GV. 

( Quan sát tranh vẽ 2 hình, nêu được.

+Sự giống nhau về dụng cụ.

+ Khác nhau: Hình 22.3 làm nóng miệng ống còn hình 23.1 làm nóng đáy ống.  

(Nhận xét bạn  trả lời. 
(Nghe câu hỏi tình huống. Dự kiến trả lời……..

*Hoạt động 2(10 phút): Tìm hiểu sự đối lưu. 

(Hoạt động cá nhân:

+Nghiên cứu, quan sát hình 23.2(sgk/80)

+Dự đoán hiện tượng xảy ra. 

(Hoạt động nhóm:

-Tiến hành TN, quan sát.

-Thảo luận, trả lời C1-> C3.

C1:Di chuyển thành dòng.

C2: Lớp nước ở dưới lên trên, nở ra, trọng lượng riêng nhỏ hơn trọng lượng riêng của lớp nước lạnh ở trên. Do đó lớp nước nóng nổi lên, lớp nước lạnh chìm xuống tạo thành dòng đối lưu.
C3: Nhờ nhiệt kế.
(Hoạt động cá nhân:

+Rút kết luận về sự đối lưu. 

+Lấy được ví dụ về sự đối lưu trong thực tế.

*Hoạt động 3(5 phút). Vận dụng

(Hoạt động cá nhân: 

+Quan sát tranh hình 23.3

+Nghe GV giới thiệu dụng cụ và cách tiến hành.

+Dự đoán hiện tượng xảy ra. 

( Làm việc nhóm :

+Tiến hành TN (hình  23.3). +Thảo luận hoàn thành C4.
C4: Giải thích như câu C2.

( Làm việc cá nhân với câu hỏi C5, C6.
C5: Để phần ở dưới nóng lên trước đi lên, phần ở trên chưa được đun nóng đi xuống tạo thành dòng đối lưu.

C6:Không. Vì trong chân không cũng như trong chất rắn không thể tạo thành các dòng đối lưu.

*Hoạt động 4(15phút): Nghiên cứu bức xạ nhiệt
( Hoạt động cá nhân:

+Nghe câu hỏi tình huống, dự đoán…

+ Qua sát tranh vẽ hình 23.4 và 23.5, tìm hiểu dụng cụ và cách tiến hành TN.

+Dự đoán hiện tượng xảy ra.

( Hoạt động nhóm:

- Bố trí và thực hiện TN(hình 23.4; 23.5), quan sát, thảo luận để trả lời C7 và C8
C7: Khi đốt nóng đèn cồn thì giọt nước màu dịch chuyển sang đầu B.VÌ không khí trong bình đã nóng lên và nở ra.

C8: Khi lấy miếng gỗ chắn giữa thì giọt nước màu dịch chuyển lại về A. Chứng tỏ không khí trong bình lạnh đi.

+Miếng gỗ có tác dụng ngăn không cho nhiệt truyền từ đèn sang bình. Chứng tỏ nhiệt được truyền từ đèn sang bình bằng đường thẳng.

C9: Sự truyền nhiệt từ đèn sang bình cầu không phải là dẫn nhiệt. Vì không khí dẫn nhiệt kém và không phải là đối lưu vì nhiệt được truyền theo đường thẳng.

(Rút ra kết luận về sự bức xạ nhiệt.

(Từng HS đọc thông tin để hiểu được tính hấp thụ và bức xạ nhiệt của các vật.

*Hoạt động 5(5 phút). Vận dụng, củng cố.

( Từng HS vận dụng trả lời  C10; C11; C12.
 (Tham gia hảo luận lớp, hoàn thành 5 câu hỏi.

( Trả lời câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

* Hoạt động 5 (2 phút): 
Hướng dẫn học ở nhà. 

(Ghi nhớ công việc về nhà:
+Học và làm bài tập bài 23.

+ Đọc phần có thể em chưa biết (sgk/82)

+Chuẩn bị  bài 24( sgk/83
	( Nêu câu hỏi:

? Dẫn nhiệt là gì? trong 3 chất: Rắn, lỏng, khí, chất nào dẫn nhiệt tốt, chất nào dẫn nhiệt kém?

(Treo tranh hình 22.3 và hình 23.1(sgk), yêu cầu HS nêu sự giống và khác nhau về cách bố trí TN trong 2hình?

(Nêu câu hỏi tình huống: 

“Nếu ta để miếng sáp ở miệng ống nghiệm và đun nóng đáy ống nghiệm thì sau 1 thời gian ngắn sáp đã chảy ra. Trong trường hợp này nước đã truyền nhiệt bằng cách nào”?

 (Yêu cầu HS nghiên cứu TN hình 23.2.Dự đoán hiện tượng xảy ra khi ta đun nóng cốc nước ở phía dưới. 

(Hướng dẫn HS bố trí và tiến hành TN( hình 22.1).

(Tổ chức lớp thảo luận, hoàn thành câu hỏi C1;C2; C3. 

+ Hiện tượng gì xảy ra khi ta đun nóng cốc nước?

+ Tại sao lớp nước ở dưới được đun nóng lại đi lên phía trên, còn lớp nước lạnh ở trên lại đi xuống dưới?

+ Qua TN đó cho ta kết luận gì về sự truyền nhiệt năng của nước trong cốc? 

( Thông báo: Sự truyền nhiệt năng nhờ tạo thành dòng như trong TN trên gọi là sự đối lưu. Sự đối lưu cũng xảy ra trong chất khí.
+Vậy sự đối lưu là gì? Hãy lấy ví dụ về sự đối lưu trong thực tế.

(Yêu cầu: HS quan sát hình 23.3 (sgk/81) dự đoán hiện tượng xảy ra khi ta đốt hương ở trên miệng cốc? 

(Hướng dãn HS bố trí  và tiến hành TN hình 23.3.Quan sát và trả lời câu C4. 

(Hỏi: Tại sao khói hương lại đi từ trên xuống vòng qua khe hở giữa miếng bìa ngăn và đáy cốc rồi đi lên phía ngọn nến?
(Yêu cầu HS vận dụng trả lời câu C5, C6.

+Tại sao muốn đun nóng chất lỏng và chất khí phải đun từ phía dưới?

+Trong chân không và trong chất rắn có xảy ra đối lưu không? Tại sao?

(ĐVĐ:“Không khí dẫn nhiệt kém, chân không lại không xảy ra đối lưu.Vởy NL mặt trời đã truyền  xuống trái đất bằng cách nào?
(Yêu cầu HS nghiên cứu TN hình 23.4 và 23.5.

- Hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu khi:
- Ta đặt nguồn nhiệt sát nguồn nhiệt?

- Ta ngăn giữa nguồn nhiệt và bình cầu bằng 1 miếng gỗ? 

 ( Hướng dẫn các nhóm bố trí và tiến hành 2 TN (Hình 23.4 và 23.5)
(Tổ chức lớp thảo luận kết quả TN theo câu hỏi  C7, C8, C9.

+Giọt nước màu cđ sang đầ Bchứng tỏ điều gì?

+Giọt nước màu dịch chuyển trở lại đầu A chứng tỏ điều gì? Miếng gỗ đã có tác dụng gì?

+Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bình có phải là dẫn nhiệt và đối lưu không? Tại sao? 

(Thông báo: Sự truyền nhiệt từ đèn sang bình cầu bằng đường thẳng được gọi là sự bức xạ nhiệt. Bức xạ nhiệt xảy ra ngay cả trong chân không. 
Vậy bức xạ nhiệt là gì?

(Hỏi:

+Tại sao trong TN hình 23.4 bình cầu lại phải hơ muội cho đen?

+Những vật như thế nào thì có tính hấp thụ hay bức xạ nhiệt tốt?

 ( Tổ chức lớp thảo luận, hoàn thành từ C10 => C12.

+Tại sao về mùa hè thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen?

+ Hãy cho biết hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, lỏng, khí, chân không?

( Nêu câu hỏi yêu cầu HS chốt lại kiến thức bài học: 

- Đối lưu là gì? Bức xạ nhiệt là gì?

- Hãy lấy những ví dụ về sự đối lưu, bức xạ nhiệt quan sát được trong thực tế?

( Giao bài cho HS. 


	
I. Đối lưu.

1, Thí nghiệm.
* Đun nóng cốc nước.

 *Hiện tượng: Nước màu di chuyển thành dòng
2. Trả lời câu hỏi.

*Kết luận: 
- Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí.

- Sự đối lưu xảy ra chủ yếu ở chất lỏng và chất khí.

3. Vận dụng.

I. Bức xạ nhiệt.

1,ThÝ nghiÖm(H×nh 23.4)

- Đốt nóng đèn cồn.

- Hiện tượng: Giọt nước màu dịch chuyển sang đầu B. 

- Ngăn tấm gỗ giữa nguồn nhiệt và bình cầu.

- Hiện tượng: Giọt nước màu dịch chuyển lại về A.






2,Trả lời câu hỏi.

*Kết luận: 

- Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng cách phát ra những tia nhiệt đi thẳng. 

- Bức xạ nhiệt có thể xảy ra cả ở trong chân không.
III. Vận dụng.
C10. 

C11: Để tăng khả năng hấp thụ nhiệt.

C12: Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của:

+Chất rắn: Dẫn nhiệt.

+Chất lỏng, khí: Đối lưu.

+Chân không: Bức xạ nhiệt 
*Ghi nhí(SGK/82)


V. Rút kinh nghiệm:

Ngày soạn: 16/ 3/ 2012

Ngày giảng:                       Công thức tính nhiệt lượng
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
    1. Kiến thức: : Nêu được ví dụ chứng tỏ nhiệt lượng trao đổi phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng giảm nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật. 

    2. Kĩ năng: Vận dụng công thức Q = m.c.(t   
    3. Thái độ: Rèn học sinh đức tính cận thận, hợp tác trong hoạt động nhóm
II. chuẩn bị:    * GV   :- Dụng cụ cần thiết để minh họa các TN trong bài.

                                        - Vẽ to ba bản kết quả của 3 TN trên.

III. Phương pháp: Vấn đáp, thực nghiệm, quan sát, phân tích, qui nạp và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định – Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập.

(Trả lời câu hỏi của GV. 

- Có những cách nào để làm thay đổi nhiệt năng của vật?

- Muốn tăng nhiệt năng của 1 vật thì ta phải làm gì?

(Nhận xét bạn  trả lời. 
(Nghe câu hỏi tình huống. Dự kiến trả lời……..

*Hoạt động 2(5 phút): Tìm hiểu nhiệt lượng thu vào của vật phụ thuộc vào yếu tố nào?  

(Hoạt động cá nhân:

+Đọc thông tin phần I.

+Kể tên các yếu tố quyết định độ lớn của nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên
*Hoạt động 3(10 phút). Tìm hiểu mối quan hệ giữa Q vật cần thu vào để nóng lên với khối lượng của vật.

(Hoạt động cá nhân:

- Tìm hiểu mục đích, dụng cụ và cách tiến hành TN.

- Quan sát bảng 24.1, nghe GV giới thiệu kết quả TN.

( Làm việc nhóm :

-Thảo luận, trả lời câu hỏi.
- Hoàn thành câu C1 và C2.
C1: Độ tăng nhiệt độ và châts làm vật giống nhau, khối lượng khác nhau. Để tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng.

C2: Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn

 *Hoạt động 4(10 phút). Tìm hiểu mối quan hệ giữa Q vật cần thu vào để nóng lên với nhiệt độ của vật.
(Hoạt động nhóm:

-Thảo luận câu C3; C4.

- Cử đại diện trả lời C3; C4.

C3: Phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vậy 2 cốc phải đựng cùng 1 lượng nước.

C4: Phải cho độ tăng nhiệt độ khác nhau.Muốn vậy phải để cho nhiệt độ cuối của 2 cốc khác nhau bằng cách cho thời gian đun khác nhau.

(Hoạt động cá nhân:

+Quan sát bảng 24.2, nêu kết quả TN. Hoàn thành C5.

C5: Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng thu vào càng lớn
 *Hoạt động 5(10 phút). Tìm hiểu mối quan hệ giữa Q vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật.  
(Hoạt động cá nhân: 

+Thu thập thông tin mục 3.

+Quan sát hình và bảng 24.3
+Mô tả cách tiến hành và kết quả TN.

+Thảo luận hoàn thành C6,C7
C6:  Khối lượng không  đổi, độ tăng nhiệt nđộ giống nhau, chất làm vật khác nhau.

 C7: Có.

*Hoạt động 6(5phút): Giới thiệu công thức tính nhiệt lượng.
( Hoạt động cá nhân:
+  Nghe GV giới thiệu công thức tính nhiệt lượng.

+ Quan sát bảng nhiệt dung riêng của1 số chất. Tìm hiểu ý nghĩa từng con số ghi trong bảng 24.4 (sgk/ 86)

+ Trả lời câu hỏi của GV.

*Hoạt động 7(5 phút). Vận dụng, củng cố.
( Từng HS vận dụng trả lời  C8; C9; C10 vào vở.
(Tham gia hảo luận lớp, hoàn thành 3 câu hỏi.

C8: Tra bảng để biết nhiệt nhiệt dung riêng, cân vật để biết khối lượng, đo nhiệt độ để biết độ tăng nhiệt độ.   

C9:  Nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để nhiệt độ tăng 20 đến 50 độ là:  Q = 57000J = 57kJ

C10: Nhiệt lượng cần truyền cho ấm và nước là:
 Q= (380. 0,5  420.2).(1000 – 200) 

 Q = 663 000J = 663kJ
( Trả lời câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

* Hoạt động 5 (2 phút): 
Hướng dẫn học ở nhà. 

(Ghi nhớ công việc về nhà:
+Học và làm bài tập bài 24.

+ Đọc phần có thể em chưa biết (sgk/87)

+Chuẩn bị bài 25.  
	( Nêu câu hỏi:

(Nêu câu hỏi tình huống: 

“ Muốn làm tăng nhiệt năng của 1 vật ta phải làm phải làm cho vật nóng lên. Tức là cung cấp thêm cho vật nhiệt lượng. Vậy nhiệt lượng thu vào của vật  để tăng nhiệt độ phụ thuộc vào những yếu tố nào”?

(Yêu cầu HS đọc thông tin phần I  và câu hỏi:

- Nhiệt lượng 1 vật cần thu vào để làm vật nóng lên phụ thguộc vào những yéu tố nào?

 (Yêu cầu HS quan sát hình 24.1 và đọc thông tin mục 1(sgk/83).
-Hãy cho biết mục đích của TN?

- Để đạt được mục đích đó ta cần tiến hành TN như thế nào?
( Treo bảng 24.1, yêu cầu HS quan sát và nêu kết quả TN.

(Hướng dần nhóm thảo luận, hoàn thành câu hỏi C1;C2 

+ Yếu tố nào ở 2 cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi? Tại sao phải làm như thế?

 + Từ thí nghiệm trên có thể KL gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật? 

( Chuyển ý: Để kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ thì cần phải thực hiện TN như thế nào?
+ Hãy quan sát TN hình 24.2 và cho biết trong TN này phải giữ không đổi yếu tố nào, thay đổi yếu tố nào? Muốn vậy ta phải làm gì?

(Treo tranh vẽ bảng 24.2 yêu cầu HS  quan sát, trình bày cách làm TN và nhận xét hoàn chỉnh bảng 24.2.

(Hướng dẫn HS thảo luận, hoàn thành câu hỏi C5.
Từ TN trên có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ?

( Chuyển ý: Để kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật  thì cần phải thực hiện TN như thế nào?
+ Trong TN này yếu tố nào thay đổi, không thay đổi?

( Treo tranh vẽ bảng 24.3. Hướng dẫn nhóm thảo luận câu C6 và C7.
+ Hãy quan sát bảng 24.3, nêu  kết quả TN? Từ đó hãy so sánh độ tăng nhiệt độ và nhiệt lượng thu vào của 2 cốc?

+ Q thu vào để nóng lên có phụ thuộc vào chất làm vật không?

(Giới thiệu công thức tính nhiệt lượng và đơn vị đo của từng đại lượng trong công thức
 (Giới thiệu bảng nhiệt dung riêng của một số chất. 

*Hỏi: - Nhiệt dung riêng của 1 chất cho ta biết điều gì? 

-Nói NDR của nhôm là 880J/kg.K. Em hiểu điều đó nư thế nào?

-  Từ công thức trên em hãy cho biết cách tính khối lượng, độ tăng nhiệt độ khi biết 2 trong 3 đại lượng còn lại?   

( Tổ chức lớp thảo luận, hoàn thành từ C8 => C10.

* Câu hỏi gợi ý.

+ Muốn xác định nhiết lượng thu vào ta cần biết những đại lượng nào, bằng những dụng cụ nào? 

+ Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng ta áp dụng công thức nào? Khi đó độ tăng nhiệt độ của, NDR của đồng là bao nhiêu?

+ Để tính nhiệt lượng cần đun sôi ấm nước ta cần xác định: Nhiệt lượng cần truyền cho ấm và cho cả nước.

( Nêu câu hỏi yêu cầu HS chốt lại kiến thức bài học: 

- Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?

- Để tính nhiệt lượng thu vào ta dựa vào công thức nào?

- Nhiệt dung riêng của 1 chất cho ta biết điều gì?

( Giao bài cho HS. 


	I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?.
* Phụ thuộc vào 3 yếu tố:

- Khối lượng của vật

- Độ tăng nhiệt độ.

- Chất cấu tạo lên vật  
1.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật.




*Kết luận: Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn
2.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ.



* Kết luận: Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng thu vào càng lớn.

3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật.


II. Công thức tính nhiệt lượng.
* Nhiệt lượng vật thu vào được tính theo công thức:

 Q = m.C.(t 

* Trong đó:

-Q là nhiệt lượng thu vào(J)

- m là khối lượng(kg)

- (t = t2 – t1 là độ tăng nhiệt độ tính ra 0C.

- C là NDR, tính ra J/kg.k

III. Vận dụng.
C8. 

C9. 

C10. 

*Ghi nhí(SGK/87)


V. Rút kinh nghiệm:                            
Ngày soạn: 26/ 3/2012     
Ngày soạn:                               
                                    Phương trình cân bằng nhiệt.
i. Mục tiêu: (Chuẩn KT- KN)
  1. Kiến thức: Chỉ ra được nhiệt chỉ tự truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
  2. Kĩ năng: Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt để giải một số bài tập đơn giản.
  3. Thái độ: Rèn học sinh đức tính cận thận, hợp tác trong hoạt động nhóm
II. chuẩn bị:    * GV   : Bảng phụ ghi nội dung bài giải phần vận dụng

III. Phương pháp: Vấn đáp,  hợp tác nhóm nhỏ, qui nạp và rút kết luận.
IV. Tổ chức  các hoạt động học tập:

	Hoạt động của hs
	Trợ giúp của GV
	Ghi bảng

	*Hoạt động1(5 phút): ổn định – Kiểm tra bài cũ và tổ chức tình huống học tập.

(Từng HS nhớ lại kiến thức cũ trả lời câu hỏi của GV. 

(Nghe câu hỏi tình huống. Dự kiến trả lời……..

*Hoạt động 2(8 phút): Nghiên cứu nguyên lí truyền nhiệt.

(Hoạt động cá nhân:

+Đọc phần mở bài và dự đoán ai đúng ai sai?

+Đọc thông tin phần I. Nêu được ba nguyên lí truyền nhiệt. 

*Hoạt động 2(5 phút). Phương trình cân bằng nhiệt. 
(Từng cá nhân viết phương trình cân bằng nhịêt.

*Hoạt động 4(10 phút). Ví dụ về phương trình cân bằng nhiệt. 
(Hoạt động cá nhân.

-Nghiên cứu bài xác định  chất toả, chất thu nhiệt.

-Thảo luận,nêu được phương  phương pháp giải bài toán.

( Từng HS tham khảo cách giải trong (sgk/89)

*Hoạt động 5(15 phút). Vận dụng, củng cố.
( Từng HS  nghiên cứu các câu C1; C2; C3 , trả lời câu hỏi=>Tìm phương pháp giải.

*HS1: Nêu PP giải C1.

+Viết công thức tính Q toả, Q thu của 2 vật.

+Dựa vào phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ cân bằng của hệ thống.

*HS2: Nêu PP giải câu C2.

+Viết công thức tính Q toả của thỏi đồng, Q thu của nước.

+Dựa vào phương trình cân bằng nhiệt để tính  độ tăng nhiệt độ của nước.

*HS3: Nêu PP giải câu C3.

+Viết công thức tính Q toả của miếng kim loại, Q thu của nước.

+Dựa vào phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiêth dung riêng của kim loại.

( Từng HS thực hiện các bước giải  vào vở. 

( Trả lời câu hỏi, chốt lại kiến thức bài học.

* Hoạt động 6 (2 phút): 
Hướng dẫn học ở nhà. 

(Ghi nhớ công việc về nhà:
+Học và làm bài tập bài 25.

+ Đọc phần có thể em chưa biết (sgk/90)

+Chuẩn bị  bài 26( sgk/91)
	( Nêu câu hỏi:

-Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào yếu tố nào? 

- Để tính nhiệt lượng  vật thu vào  để nóng lên ta cần biết mấy đại lượng? Viết công thức tính đó. 
(Nêu câu hỏi tình huống: 

“Nếu ta bỏ một cục nước đá vào một cốc nước thì nước truyền nhiệt cho nước đá hay nước đá truyền nhiệt cho nước”?

(Gọi 1 HS đọc phần nêu ra ở phần mở bài (SGK/88) và dự đoán.

- Theo em ai đúng ai sai?

(Yêu cầu HS đọc thông tin phần I (sgk/88) và nêu 3 nguyên lí truyền nhiệt.

(Yêu cầu HS dựa vào nguyên lí truyền nhiệt để xây dựng phương trình cân bằng nhiệt.
(Gọi 1 HS đọc ví dụ trong (SGK/89). Nêu câu hỏi:

-Trong bài toán đó vật nào là vật toả nhiệt?

-Nhiệt độ cuối của 2 vật là bao nhiêu?

( Treo bảng phụ minh hoạ cách giải và kết quả của bài toán.

(Hướng dẫn HS thảo luận, hoàn thành câu hỏi C1;C2; C3.
*Gợi ý:

C1:- Để tính nhiệt độ cân bằng của hệ thống ta phải thực hiện công việc gì? 

- Cho nhiệt độ trong phòng khoảng 250C. Hãy tính nhiệt độ cân bằng của hệ thống.

- Hãy tiến hành TN kiểm tra và cho biết kết quả đo có bằng kết quả tính được ở trên không? giải thích tại sao?  

C2:-Em có nhận xét gì về nhiệt lượng mà nước thu vào với nhiệt lượng mà đồng toả ra? 
- Để tính độ tăng nhiệt độ  ta phải thực hiện công việc gì? 

C3: -Em có nhận xét gì về nhiệt lượng mà nước thu vào với nhiệt lượng mà miếng kim loại toả ra? 
- Để tính nhiệt dung riêng của kim loại  phải thực hiện công việc gì? 

( Yêu cầu cá nhân trao đổi bài tự đánh giá kết quả.

(GV nhận xét, bổ sung.

( Nêu câu hỏi yêu cầu HS chốt lại kiến thức bài học: 

-Khi có 2 vật truyền nhiệt cho nhau thì quá trình truyền nhiệt tthực hiện như thế nào?

-Viết phương trình cân bằng nhiệt.

( Giao bài cho HS. 


	I. Nguyên lí truyền nhệt.  
* Khi có 2 vật truyền nhiệt cho nhau: 
- Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn cho tới khi nhiệt độ của 2 vật cân bằng thì ngừng lại.

- Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào.

II. Phương trình cân bằng nhiệt.

  Qto¶ = Qthu.
* Nhiệt lượng vật toả ra:

Qto¶ = m.C.
[image: image26.wmf]D

t(
[image: image27.wmf]D

t = t1- t2)

t1 là nhiệt đọ ban đầu.

t2 là nhiệt độ cuối.

III. Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt (sgk/89).
IV. Vận dụng.
C1: 

Q(to¶)=m1C
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Q(thu)=m2C
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C2. 

Q(to¶)=m1C1(t1- t2)=11400J
Q(thu)=m2C2
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Q(to¶) = m1C1(t1- t)
Q(thu) =m2C2(t-t2) = 14665J
V× Q(to¶) = Q(thu)

<=>C1= 
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<=>C1= 458(J/kg.k)
*Ghi nhí(SGK/87)


V. Rút kinh nghiệm:

TIẾT 32: ÔN TẬP HỌC KỲ 
TIẾT 33: KIỂM TRA HỌC KỲ II

TIẾT 34: ÔN TẬP 

TIẾT 35: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG 

S =V.t
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PHẦN I


LÝ THUYẾT





Chuyển động cơ 





 là sự thay đổi vị trí theo thời gian của một vật so với vật mốc.








Chuyển 


động đều





Chuyển động không đều





Là chuyển động mà độ lớn vận tốc không thay đổi theo thời gian.





Công thức tính 


vận tốc: v = � EMBED Equation.3  ���





Là chuyển động mà độ lớn vận tốc  thay đổi theo thời gian.





Công thức tính vận tốc: vTB = � EMBED Equation.3  ���





Đơn vị vận tốc là m/s khi quãng đường s đo bằng mét (m), thời gian t đo bằng giây(s)





Đơn vị vận tốc là km/h khi quãng đường đo bằng km, thời gian đo bằng  (h)





Hai lực cân bằng





Là hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, phương nằm trên 1 đường thẳng, chiều ngược nhau.





Kết quả tác dụng 


2 lực cân bằng vào





Vật đứng yên vẫn tiếp tục đứng yên





Vật đang chuyển động  vẫn tiếp tục  chuyển động thẳng đều





Lực ma sát





Lực ma sát lăn sinh ra khi 1 vật trượt trên bề mặt 1 vật khác





Lực ma sát trượt sinh ra khi 1 vật lăn trên bề mặt 1 vật khác.





Lực ms nghỉ có t/d giữ cho vật không cđ khi bị lực khác t/d.





Biểu diễn lực bằng một mũi tên





Lực là một đại lượng véc tơ vì lực vừa có độ lớn vừa có phương và chiều 





Gốc là điểm đặt lực





Phương chiều mũi tên là phương chiều lực 





Độ dài mũi tên biểu thị cường độ lực 





Khi có lực t/d vào vật, mọi vật không thể thay đổi v đột ngột được vì vật có quán tính. Quán tính là tính chất bảo toàn tốc độ và hướng chuyển động của vật.





Lực ma sát có thể có lợi, có thể có hại





có lợi: Làm tăng





có hại: Làm giảm
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